Lời giới thiệu
Theo Nghị định số 06/CP ngày 20/1/1995 (đã được sửa đổi, bổ sung) của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 37/2005/TT – BLĐTBXH ngày 29/12/2005 hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, trong đó đã qui định người sử dụng lao động và người quản lý lao động (bao gồm: chủ cơ sở hoặc người được chủ cơ sở uỷ quyền điều hành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; giám đốc, phó giám đốc cơ sở; thủ trưởng của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng lao động; người quản lý, điều hành trực tiếp các công trường, phân xưởng hoặc các bộ phận tương đương) phải được huấn luyện đầy đủ 8 nội dung đã được qui định tại khoản 1 mục III của Thông tư huấn luyện số 37/2005/TT – BLĐTBXH.

Để trợ giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, năm 2001 Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã ban hành Hướng dẫn Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động ILO/OSH-MS 2001. Trên cơ sở hướng dẫn của ILO, năm 2002 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có công văn số 1229/LĐTBXH – BHLĐ ngày 29/4/2002 nhằm giới thiệu “Hướng dẫn hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động” của ILO. Cùng với việc giới thiệu hệ thống quản lý trên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đã tích cực phổ biến phương pháp tự cải thiện điều kiện lao động WISE (work improvement small enterprises).

Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động lần đầu tiên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 233/2006/QĐ - TTg ngày 18/10/2006 một trong ba mục tiêu quan trọng của chương trình đó là “Chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động…” 
Triển khai Chương trình quốc gia BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ năm 2008 Chính phủ (Bộ Tài chính) sẽ cấp kinh phí trực tiếp về các địa phương, vì vậy để trợ giúp cho các địa phương huấn luyện được cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ tự cải thiện điều kiện lao động xây dựng được các mô hình quản lý an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp, Trung tâm Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thuộc Cục An toàn lao động đã căn cứ vào các văn bản qui phạm pháp luật hiện hành như Thông tư liên tịch số 14/1998/TTLT – BLĐTBXH – BYT – TLĐLĐVN ngày 31/10/1998 của liên tịch Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Y tế; Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Thông tư số 37/2005/TT – BLĐTBXH ngày 29/12/2005 và Hướng dẫn hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động (OSH-MS), phương pháp tự cải thiện điều kiện lao động WISE (work improvement in small enterprises) để biên soạn “Tài liệu huấn luyện cho người sử dụng lao động cải thiện điều kiện lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ”.

Với sự trợ giúp của chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp BSPS (Bussiness sector program support) và của các chuyên gia  trong và ngoài nước*, lần đầu tiên tài liệu huấn luyện cho người sử dụng lao động cải thiện điều kiện lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ được ban hành, hy vọng cuốn tài liệu này sẽ giúp cho các địa phương thực hiện được chương trình huấn luyện cho người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Để tài liệu huấn luyện này ngày một tốt hơn, sát với thực tế hơn chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia và các cơ quản quản lý ở trung ương và địa phương.

Xin trân trọng cảm ơn!
*Ts. Alan Le Serve: chuyên gia tư vấn quốc tế về cải thiện điều kiện lao động 
danh mục những từ viết tắt

AT            
: An toàn

ATL§       
: An toàn lao động

AT-VSL§ 
: An toàn vệ sinh lao động

ATVSV     
: An toàn vệ sinh viên

BHL§        
: Bảo hộ lao động

BNN          
: Bệnh nghề nghiệp

BVMT       
: Bảo vệ môi trường

CTR           
: Chất thải rắn

CNH-H§H
: Công nghiệp hoá-hiện đại hoá

DN             
: Doanh nghiệp

§KL§  
: Điều kiện lao động

ILO            
: Tổ chức lao động quốc tế

KHKT        
: Khoa học kĩ thuật

KT- XH      
: Kinh tế xã hội

KTAT         
: Kĩ thuật an toàn

LB               
: Liên bộ

L§TB &XH
: Lao động thương binh và xã hội

MTL§         
: Môi trường lao động

NSDL§       
: Người sử dụng lao động

NL§            
: Người lao động

NTCN          
: Nước thải công nghiệp

PTBVCN      
: Phương tiện bảo vệ cá nhân

PCCC           
: Phòng cháy chữa cháy

PCCN           
: Phòng chống cháy nổ

SXKD           
: sản xuất kinh doanh

TNL§           
: Tai nạn lao động

TCVN           
: Tiêu chuẩn Việt Nam

Phần I.
hướng dẫn Hệ thống quản lý an toàn – vệ sinh lao động (OSH-ms) của tổ chức lao động quốc tế (ILO) 
ILO-OSH ms 2001

1.Khái niệm
Ngày nay, những tiến bộ về công nghệ, những cạnh tranh trong sản xuất hàng hóa... đã dẫn đến những thay đổi nhanh về điều kiện lao động, quy trình sản xuất và tổ chức lao động. Các quy định của pháp luật về an toàn lao động là những qui định pháp lý để bắt buộc thực hiện trong quá trình sản xuất, tổ chức lao động và kiểm soát môi trường, điều kiện lao động nhưng đôi khi pháp luật không theo kịp với những thay đổi trên. Vì vậy, để kịp thời giải quyết được những thách thức về an toàn vệ sinh lao động và nhằm đảm bảo sức khỏe người lao động, Tổ chức lao động quốc tế (ILO) đã ban hành Hướng dẫn về Hệ thống quản lý An toàn – vệ sinh lao động (OSH – MS).
Hướng dẫn này không chỉ được xây dựng theo nguyên tắc, văn kiện về an toàn và bảo vệ sức khỏe người lao động của ILO mà còn được các tổ chức 3 bên (Chính phủ – người sử dụng lao động – người lao động) của ILO thông qua. Vì vậy nó có tính khả thi và linh hoạt cao trong thực hiện góp phần thúc đẩy công tác An toàn vệ sinh lao động và phát triển văn hóa an toàn tại cơ sở.
Hướng dẫn Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động (OSH – MS) có những đặc điểm cơ bản là không bắt buộc phải thực hiện như các quy định pháp lý, không mang tính pháp lý và không thay thế các quy định của luật pháp, không thay thế qui định của các quy trình, quy chuẩn và các tiêu chuẩn quốc gia.

Với đặc điểm khả thi và linh hoạt như trên nó chính là công cụ hữu hiệu giúp cho người sử dụng lao động và người lao động kịp thời đối phó với những thay đổi về an toàn vệ sinh lao động trong thực tế sản xuất, hay nói cách khác OSH – MS chính là công cụ, là biện pháp hỗ trợ thiết thực cho người sử dụng lao động, người lao động và cho các doanh nghiệp, cơ quan quản lý ở các cấp không ngừng cải thiện điều kiện lao động và hoàn thiện công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động.
2. Các yếu tố chính của hệ thống quản lý (OSH - MS)
- Chính sách
- Tổ chức

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện

- Đánh giá

- Hành động và cải thiện

Chu trình năm yếu tố của hệ thống quản lý AT - VSLĐ
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                        TỔ CHỨC                                         ĐÁNH GIÁ 
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                        LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các yếu tố trên tạo thành một chu trình khép kín và nếu các yếu tố trên liên tục được thực hiện nghĩa là công tác an toàn vệ sinh lao động luôn được cải thiện và hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động đã được hình thành và vận hành.

Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động được thực hiện ở hai cấp: Cấp quốc gia và cấp cơ sở.

- ở cấp quốc gia hướng dẫn này sẽ:

+ Được áp dụng để xây dựng các chính sách của Nhà nước về an toàn vệ sinh lao động ở cấp vĩ mô thông qua việc ban hành các văn bản pháp luật về an toàn vệ sinh lao động;

+ Góp phần tăng cường, chủ động thực hiện nghiêm chỉnh các quy định, các qui chuẩn của nhà nước nhằm không ngừng hoàn thiện công tác an toàn vệ sinh lao động;

+ Góp phần xây dựng và triển khai các hướng dẫn của quốc gia hoặc hướng dẫn chi tiết (cho các loại ngành, nghề hoặc các loại hình cơ sở sản xuất) nhằm đáp ứng kịp thời với những thay đổi về An toàn vệ sinh lao động trong thực tế phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của các ngành, nghề cơ sở và doanh nghiệp.
- ở cấp cơ sở hướng dẫn này sẽ:
+ Giúp các cơ sở (doanh nghiệp) đưa các nội dung cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động của cơ sở, doanh nghiệp vào kế hoạch quản lý sản xuất của doanh nghiệp;
+ Vận động, thu hút tất cả các thành viên trong cơ sở (doanh nghiệp) đặc biệt là các chủ doanh nghiệp, hội đồng quản trị, NSDLĐ, NLĐ và các đại diện của họ áp dụng các nội qui, nguyên tắc và phương pháp đảm bảo ATVSLĐ tại cơ sở nhằm không ngừng cải thiện công tác ATVSLĐ, bảo vệ sức khỏe NLĐ.
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3. Nguyên tắc thực hiện (áp dụng) hướng dẫn Hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động.
- Không ràng buộc về mặt pháp lý (chỉ khuyến khích áp dụng trừ khi các quốc gia xây dựng hệ thống quản lý riêng, ban hành mang tính pháp lý bắt buộc phải áp dụng);

- Không thay thế luật pháp quốc gia và các qui chuẩn quốc gia (chỉ mang tính hỗ trợ để thực thi tốt các luật pháp và qui chuẩn quốc gia);

- Không bắt buộc có chứng chỉ nhưng có thể ghi trên thương hiệu hàng hóa là đã áp dụng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động (OSH – MS) không bắt buộc sản phẩm phải có chứng nhận, chứng chỉ;

- Là công cụ để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ cải thiện điều kiện lao động.
4. Nội dung hướng dẫn hệ thống quản lý An toàn - vệ sinh lao động 

4.1. Chính sách

4.1.1 Chính sách của nhà nước đối với hệ thống quản lý An toàn - vệ sinh lao động (ở cấp quốc gia)

Tùy theo điều kiện của mỗi quốc gia, một hoặc nhiều cơ quan có thẩm quyền phối hợp với đại diện của người sử dụng lao động, người lao động và các cơ quan khác có liên quan để rà soát, xây dựng và ban hành các chính sách về An toàn vệ sinh lao động ở cấp quốc gia.
Chính sách của nhà nước về an toàn vệ sinh lao động cần dựa trên các nguyên tắc:

- Thúc đẩy việc thực hiện và đưa hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động vào công tác quản lý ở cơ sở.

- Tạo điều kiện để hệ thống liên tục đánh giá thực  trạng công tác an toàn vệ sinh lao động từ đó xác định mục tiêu, lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động an toàn vệ sinh lao động ở cấp quốc gia và cơ sở.
- Thúc đẩy sự tham gia của người lao động và đại diện người lao động ở cơ sở.

- Không ngừng hoàn thiện chính sách và bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính quan liêu và các chi phí không cần thiết.

- Thúc đẩy sự hợp tác và hỗ trợ việc xây dựng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở thông qua cơ quan thanh tra lao động, các cơ quan quản lý về an toàn vệ sinh lao động và các cơ quan liên quan về an toàn vệ sinh lao động; đồng thời hưởng ứng các hoạt động của cơ sở phù hợp với các yêu cầu quản lý an toàn vệ sinh lao động.

- Định kỳ đánh giá và rà soát hiệu quả, tính khả thi của chính sách nhà nước về an toàn vệ sinh lao động.

- Đánh giá và công bố hiệu quả thực tiễn của hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động theo cách thích hợp.

- Đảm bảo cho người sử dụng lao động và người lao động, kể cả lao động thời vụ và lao động trực tiếp của cơ sở thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của họ trong công tác an toàn vệ sinh lao động. 
4.1.2 Chính sách an toàn vệ sinh lao động của cơ sở (các qui định, nội quy về an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở

Việc tuân thủ các qui định của pháp luật nhà nước về an toàn vệ sinh lao động là trách nhiệm và nghĩa vụ của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động chỉ cần chỉ đạo và đứng ra cam kết các hoạt động an toàn vệ sinh lao động trong cơ sở, đồng thời tạo điều kiện để xây dựng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở, khi xây dựng các chính sách về an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở cần:

- Phải tham khảo ý kiến của người lao động và đại diện người lao động để đảm bảo:

+ Phù hợp với quy mô, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở;

+ Trình bày ngắn gọn, rõ ràng có ngày, tháng, có chữ ký của người sử dụng lao động;
+ Được phổ biến cho tất cả mọi người tại nơi làm việc và niêm yết tại nơi làm việc;
+ Định kỳ rà soát, rút kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện;

+ Lưu giữ và sẵn sàng cung cấp cho các đối tượng quan tâm như: khách hàng, nhà đầu tư, thanh tra lao động...

- Đảm bảo an toàn và sức khỏe đối với mọi thành viên của cơ sở thông qua các biện pháp phòng chống tai nạn, ốm đau, bệnh tật và sự cố có liên quan đến công việc.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật nhà nước về an toàn vệ sinh lao động và các thỏa ước cam kết, tập thể có liên quan đến an toàn vệ sinh lao động.

- Đảm bảo có sự tư vấn, khuyến khích người lao động và đại diện người lao động của hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động…
- Không ngừng hoàn thiện việc thực hiện hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động.

4.2. Tổ chức bộ máy và phân công trách nhiệm về An toàn vệ sinh lao động.

Đây là yếu tố thứ 2 trong hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động (OSH – MS). Luật pháp của Việt Nam
 cũng đã quy định trong các doanh nghiệp cơ sở cần phải thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy và phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người lao động , người sử dụng lao động, cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động, cán bộ công đoàn, hội đồng bảo hộ lao động, bộ phận y tế và trách nhiệm của mạng lưới an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở. Vì vậy thực hiện yếu tố tổ chức trong hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động cần có:

Sự tham gia của người lao động: Sự tham gia của người lao động là một yếu tố không thể thiếu của Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở. Vì vậy người sử dụng lao động cần đảm bảo cho người lao động và đại diện của người lao động được tư vấn thông tin về an toàn vệ sinh lao động và được huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, người sử dụng lao động cần bố trí thời gian và dành các nguồn lực cần thiết cho người lao động, đại diện của người lao động tham gia lập kế hoạch và thực hiện quá trình cải thiện điều kiện lao động trong doanh nghiệp cơ sở trong đó cần nêu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của người sử dụng lao động như:
- Người sử dụng lao động hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo thực hiện các hoạt động an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở?
- Người sử dụng lao động và người quản lý cần xác định trách nhiệm nghĩa vụ và quyền hạn trong việc triển khai, thực hiện và tuân thủ hệ thống an toàn vệ sinh lao động theo nguyên tắc: 
+ Đảm bảo an toàn – vệ sinh lao động là trách nhiệm của tất cả các cấp;
+ Xác định rõ và phổ biến đến các thành viên của cơ sở về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của người có trách nhiệm kiểm tra, phát hiện, đánh giá và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn – vệ sinh lao động;

+ Tạo ra các biện pháp giám sát có hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn – vệ sinh lao động cho người lao động;

+ Đẩy mạnh việc hợp tác và trao đổi thông tin giữa các thành viên trong cơ sở, kể cả người lao động và đại diện người lao động để thực hiện các nội dung hoạt động của Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động cơ sở;
+ Thực hiện các nguyên tắc của Hệ thống quản lý an toàn - vệ sinh lao động trong các hướng dẫn quốc gia, các hướng dẫn chi tiết hay các chương trình tự nguyện có liên quan mà cơ sở đã cam kết hưởng ứng;

+ Xây dựng chính sách an toàn – vệ sinh lao động có các mục tiêu thật khả thi và hiệu quả;

+ Tổ chức kiểm tra phát hiện, loại trừ và kiểm soát các nguy cơ, rủi ro liên quan đến công việc, tăng cường sức khỏe tại nơi làm việc sao cho có hiệu quả;

+ Xây dựng các chương trình phòng chống tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe người lao động;

+ Đảm bảo tổ chức cho người lao động và đại diện người lao động tham gia thực hiện chính sách về an toàn – vệ sinh lao động một cách có hiệu quả;

+ Cung cấp thỏa đáng các nguồn lực để những người có trách nhiệm về công tác an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở, mạng lưới an toàn vệ sinh viên... có thể thực hiện tốt chức năng của mình;

+ Đảm bảo sự tham gia có hiệu quả và đầy đủ của người lao động và đại diện của họ trong Hội đồng Bảo hộ lao động tại cơ sở.

4.3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện an toàn vệ sinh lao động
.
Tổ chức thực hiện an toàn vệ sinh lao động trong Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động là nhằm hỗ trợ:

- Tuân thủ và thực hiện tốt hơn các quy định của luật pháp quốc gia;

- Xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở;

- Trợ giúp doanh nghiệp không ngừng cải thiện điều kiện lao động, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Muốn tổ chức và thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở được tốt cần phải có kế hoạch an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở. Kế hoạch an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở cần phải đầy đủ, phù hợp với cơ sở và phải xây dựng trên cơ sở đánh giá các yếu tố rủi ro (thông qua các bảng kiểm định về an toàn vệ sinh lao động).

Để lập được kế hoạch ATVSLĐ trong cơ cở, trước hết cần phải tìm (xác định) các yếu tố rủi ro, nguy hiểm trong sản xuất. Từ các yếu tố rủi ro đó sẽ đưa ra kế hoạch để cải thiện ĐKLĐ và giảm TNLĐ và BNN.

Kế hoạch an toàn vệ sinh lao động đưa ra phải thực sự góp phần đảm bảo an toàn, sức khỏe, vệ sinh lao động tại nơi làm việc nên cần phải:
- Xác định rõ nội dung, sự ưu tiên, định lượng cụ thể cho từng mục tiêu của kế hoạch, các mục tiêu, nội dung...phải phù hợp với khả năng của cơ sở;

- Xác định tính khả thi của từng mục tiêu và phân công rõ trách nhiệm của từng người trong việc thực hiện các mục tiêu;

- Xây dựng các tiêu chuẩn, căn cứ để đánh giá, chứng nhận các kết quả đạt, không đạt được của mục tiêu;
- Dự trù thích hợp các nguồn lực, nhân lực, tài lực và hỗ trợ kỹ thuật cho việc thực hiện các mục tiêu;
- Kế hoạch thực hiện an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở phải phù hợp với các yếu tố 1, 2 của Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động và phải căn cứ vào đánh giá trên cơ sở xác định, kiểm định từ các rủi ro ban đầu.

4.4. Đánh giá và giám sát

- Công tác đánh giá và giám sát (kiểm tra, tự kiểm tra)
 công tác an toàn vệ sinh lao động phải được lập hồ sơ để theo dõi và thường xuyên định kỳ xem xét lại. Khi đánh giá phải dựa trên cơ sở trách nhiệm và nghĩa vụ của từng thành viên đã được phân công ở yếu tố 2 của Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động.

- Người đại diện thực hiện công tác đánh giá và giám sát được lựa chọn phải phù hợp với quy mô, tính chất của các mục tiêu an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở;
- Các biện pháp định tính, định lượng trong quá trình đánh giá phải khách quan và phù hợp với các yêu cầu của cơ sở và cần phải:

+ Tương ứng với các nguy cơ, rủi ro mà đã được xác định trong khi lập kế hoạch (yếu tố 3) phải đúng với các cam kết, quy định trong (yếu tố 1) và phù hợp với các mục tiêu về an toàn vệ sinh lao động của cơ sở;
+ Hỗ trợ cho quá trình thẩm định của cơ sở, kể cả việc xem xét, đánh giá về công tác pháp lý.

- Công tác đánh giá, giám sát phải:

+ Được sử dụng như một công cụ để xác định phạm vi triển khai các mục tiêu an toàn vệ sinh lao động và kiểm soát các rủi ro, nguy cơ tiềm ẩn của tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

+ Được thực hiện ngay từ giám sát ban đầu và các giám sát tiếp theo, không được dựa trên các số liệu thống kê về TNLĐ, ốm đau, bệnh tật...

+ Lập hồ sơ theo dõi theo thời gian và công việc.

- Việc đánh giá, giám sát phải thường xuyên cung cấp các thông tin:

+ Thông tin phản hồi thông tin qua, lại về công tác an toàn vệ sinh lao động của cơ sở;

+ Thông tin về kết quả công việc giám sát, đánh giá và các phát hiện về tiềm ẩn, phòng chống và kiểm soát các nguy cơ, rủi ro hàng ngày ở nơi làm việc.
+ Đánh giá, giám sát là cơ sở cho việc phát hiện các nguy cơ, rủi ro trong lao động sản xuất
- Việc đánh giá và giám sát ban đầu cần phải xác định được nội dung, phương pháp và tiêu chuẩn , cụ thể như:

+ Giám sát kết quả thực hiện kế hoạch chi tiết, tiêu chuẩn và mục tiêu đã đề ra;
+ Xem xét, kiểm tra kỹ các dây chuyền sản xuất, nhà xưởng và máy, thiết bị;

+ Theo dõi môi trường lao động, tổ chức lao động tại cơ sở;

+ Theo dõi sức khỏe người lao động, thông qua việc khám và chăm sóc sức khỏe người lao động nhằm thực hiện sớm dấu hiệu, triệu chứng có hại cho sức khỏe người lao động để đề xuất các biện pháp phòng ngừa;
+ Tuân thủ các qui định pháp luật hiện hành của Nhà nước, các thỏa ước lao động tập thể và các qui định về an toàn vệ sinh lao động và các cam kết giữa người lao động và người sử dụng lao động;

- Việc giám sát quá trình bao gồm: tiếp tục phát hiện, theo dõi, báo cáo và điều tra về:

+ Tai nạn, ốm đau, bệnh tật và các sự cố có liên quan đến sản xuất;

+ Các thiết bị, đặc biệt các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn vệ sinh lao động, thiệt hại về tài sản;

+ Các tồn tại, thiếu sót trong công tác an toàn vệ sinh lao động và hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở;

+ Các chương trình chăm sóc và phục hồi sức khỏe người lao động.

4.5. Cải thiện và các hành động để cải thiện
 

(Có thể áp dụng nhiều phương pháp tự cải thiện ĐKLĐ như WISE, WINCON, KYT... để cải thiện)

- Tổ chức các hoạt động phòng ngừa, khắc phục các tồn tại dựa trên kết quả kiểm tra, đánh giá từ  yếu tố 4  cụ thể:

+ Phân tích các nguyên nhân không phù hợp với những qui định về an toàn vệ sinh lao động;

+ Đề xuất các biện pháp phòng ngừa, khắc phục và hoàn thiện hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động;

- Đưa ra các giải pháp thích hợp, lựa chọn, xếp đặt thứ tự ưu tiên để cải thiện, đánh giá hệ thống quản lý để tiếp tục hoàn thiện.

- Để xây dựng được một hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao đông trong một cơ sở thì cả 5 yếu tố trên hệ thống quản lý phải liên tục được thực hiện. Nghĩa là để các yếu tố trên sẽ góp phần cải thiện điều kiện lao động, nhằm giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì cơ sở phải không ngừng được hoàn thiện, hoàn thiện từng nội dung và thực hiện cả hệ thống. Khi cải thiện cần chú ý tới các mục tiêu, các kết quả kiểm tra, các đánh giá rủi ro, các kiến nghị, đề xuất cải thiện của cơ sở, của người sử dụng lao động, người lao động và cả thông tin khác nhằm tăng cường bảo vệ sức khỏe cho người lao động.

- Sau mỗi lần cải thiện hay thực hiện các yếu tố của hệ thống cần so sánh, đánh giá và kết luận về những kết quả đã đạt được để tiếp tục xây dựng chương trình cải thiện cho các lần sau.

Để được ghi nhận là một cơ sở đã xây dựng, đã có hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động thì cơ sở đó phải luôn luôn phấn đấu để quá trình cải thiện được liên tục dẫn tới cải thiện ngày càng nhiều và sức khỏe người lao động ngày càng tốt hơn.
5. Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động trong các DN vừa nhỏ (cải thiện điều kiện lao động trong các DN vừa nhỏ)

Theo nghiên cứu và tư vấn của chuyên gia quốc tế về cải thiện ĐKLĐ thì các doanh nghiệp vừa nhỏ có thể cải thiện ĐKLĐ theo sơ đồ với 5 nội dung tương tự như Hướng dẫn Hệ thống quản lý của ILO và đó cũng chính là các nội dung đã được pháp luật Việt Nam (Thông tư liên tịch số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 31/10/1998) hướng dẫn.

Hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ ILO-OSH MS 2001 của Tổ chức lao động quốc tế thực chất là cơ sở (công cụ) trợ giúp cho các DN cải thiện điều kiện lao động, hay nói cách khác các doanh nghiệp muốn liên tục cải thiện được ĐKLĐ trong doanh nghiệp của chính mình thì cần phải xây dựng cho được hệ thống quản lý ATVSLĐ nghĩa là phải thực hiện được đầy đủ các nội dung như: xây dựng các nội qui qui định về ATVSLĐ (lập qui); Tổ chức bộ máy và phân công trách nhiệm về BHLĐ, ATLĐ trong DN; Xác định các rủi ro (nguy hiểm, có hại) trong sản xuất và xây dựng được kế hoạch BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ, nhằm ngăn chặn TNLĐ và BNN; Thực hiện kiểm tra, tự kiểm tra công tác BHLĐ, ATVSLĐ và phải tiến hành cải thiện điều kiện làm việc.

[image: image2]
Ở Việt Nam các nội dung trên đã được qui định rất cụ thể trong thông tư liên tịch số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH – BYT – TLĐLĐVN ngày 31/10/1998 của liên tịch Bộ LĐTBXH – Bé Y tế – TLĐLĐVN hướng dẫn việc tổ chức, thực hiện công tác BHLĐ trong DN, cơ sở sản xuất kinh doanh. Như vậy một doanh nghiệp khi xây dựng hệ thống quản lý ATVSLĐ chính là đã thực hiện tốt các qui định pháp luật của Nhà nước. Các qui định pháp luật của Nhà nước là bắt buộc, nếu các doanh nghiệp này thực hiện nghiêm túc thì cũng chính là họ đã làm tốt công tác BHLĐ, ATVSLĐ và chắc chắn điều kiện lao động, điều kiện làm việc và sức khỏe NLĐ, hiệu quả kinh doanh của NSDLĐ được đảm bảo.

6. Văn bản Bộ LĐTBXH giới thiệu áp dụng hệ thống quản lý
(Công văn số 1229/LĐTBXH-BHLĐ ngày 29/4/2005 của Bộ LĐTBXH về việc giới thiệu "Hướng dẫn Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động " của ILO)
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Kế hoạch giới thiệu

“Hướng dẫn hệ thống quản lý an toàn – vệ sinh lao động”
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Thủ trưởng đơn vị

(Kí tên, đóng dấu)
Hướng dẫn

hệ thống quản lý an toàn và vệ sinh lao động (kèm theo công văn số 1229/LĐTBXH- BHLĐ
 ngày 29/4/2005 của Bộ LĐTBXH)

1- Hệ thống quản lý an toàn và vệ sinh lao động là gì?

Những yếu tố chính:


- Chính sách


- Tổ chức


- Kế hoạch và thực hiện


- Đánh giá


- Hành động cải thiện

2- Chu trình năm yếu tố của hệ thống quản lý AT - VSLĐ
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               CHÍNH SÁCH                               THỰC HIỆN CẢI THIỆN
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                        TỔ CHỨC                                         ĐÁNH GIÁ 
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                        LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
3- Lợi ích đối với cơ sở


- Cải thiện điều kiện lao động, an toàn và sức khỏe


- Tăng năng suất lao động


- Nhận được sự tín nhiệm của khách hàng


- Sẵn sàng cho xuất khẩu hàng hóa

4- Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế và Tổ chức lao động quốc tế (ISO và ILO)


- ISO 9000: Hệ thống quản lý chất lượng


- ISO 14000: Hệ thống quản lý môi trường


- OSH-MS 2001: Hệ thống quản lý an toàn – vệ sinh lao động

5- Hệ thống quản lý ATVSLĐ


- Không ràng buộc về mặt pháp lý


- Không dùng để thay cho luật pháp quốc gia và các tiêu chuẩn chấp nhận 


- Việc áp dụng không cần chứng chỉ


- Hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ

6- Làm thế nào xây dựng chính sách quản lý ATVSLĐ tại cơ sở?


- Bảo vệ an toàn sức khỏe cho tất cả mọi người


- Tuân thủ tất cả các yêu cầu luật pháp về AT-VSLĐ


- Không ngừng cảI thiện điều kiện lao động

- Lồng ghép hệ thống quản lý AT-VSLĐ trong hoạt động kinh doanh của cơ sở


- Khuyến khích mọi người lao động tham gia


- Ngắn gọn (1 trang) và dễ hiểu


- Giới thiệu cho người lao độngvà khách hàng

7- Tổ chức hệ thống quản lý an toàn – vệ sinh lao động


- Phân công rõ nhiệm vụ cho từng người


- Yêu cầu mọi người tham dự tập huấn về AT-VSLĐ


- Lưu giữ hồ sơ
8- Xây dựng kế hoạch và thực hiện


- Đánh giá điều kiện AT-VSLĐ hiện tại


- Xác định rõ đối tượng và mục tiêu có thể đạt được


- Xây dựng kế hoạch hành động năm:



+ Danh mục kiểm tra định kỳ và ban Bảo hộ lao động



+ Các biện pháp phòng chống và kiểm soát



+ Luyện tập và xử lý tình huống khẩn cấp

9- Đánh giá và kiểm tra thực hiện


- Tiến hành kiểm tra ATVSLĐ đều đặn


- Kiểm tra hành động (danh mục kiểm tra)


- Kiểm tra phản hồi (chấn thương, bệnh nghề nghiệp)


- Do người khách quan kiểm tra


- Thông qua việc quản lý tiến hành đánh giá tổng thể

10- Hành động cải thiện hệ thống quản lý ATVSLĐ tại doanh nghiệp


- Tìm những điểm mạnh của hệ thống


- Tìm nguyên nhân tại sao hệ thống của DN không hoạt động

- Thực hiện những biện pháp thích hợp, kể cả việc thay đổi chính hệ thống quản lý ATVSLĐ


- Đặt ra mục tiêu năm sau để tiếp tục cải thiện

11- Hỗ trợ đối với các doanh nghiệp nhỏ thông qua hệ thống quản lý về AT-VSLĐ


- Ủng hộ các giải pháp tự lực


- Huấn luyện và hướng dẫn luyện tập sẵn sàng hành động


- Các tác động rõ ràng về ATVSLĐ và năng suất lao động
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Phần Ii
Nội dung  cảI thiện điều kiện lao động cho các doanh nghiệp vừa nhỏ
Bài 1: 
Lập qui 
( Xây dựng các nội qui, qui Định, qui chế quản lý công tác atvslđ Trong doanh nghiệp)
Luật pháp Việt Nam, tại thông tư số 37/2005/tt-blĐtbxh ngày 29/12/2005 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn công tác huấn luyện ATLĐ, VSLĐ đã qui định NSDLĐ phải tổ chức quản lý và thực hiện các qui định về ATLĐ, VSLĐ ở cơ sở (điểm f.1.III thông tư 37). Trong đó có nội dung NSDLĐ cần phải xây dựng và phổ biến nội qui, qui chế quản lý công tác ATVSLĐ ở cơ sở. Những qui định đó cũng chính là nội dung cần làm thứ nhất (Bài 1) trong hệ thống quản lý ATVSLĐ.
1. Xây dựng mới các nội qui qui định qui chế về ATVSLĐ 
Trong doanh nghiệp vừa và nhỏ khi xây dựng chính sách (yếu tố 1)  về AT-VSLĐ cần được hiểu là xây dựng các qui định, nội qui về ATVSLĐ để mọi người trong doanh nghiệp thực hiện. Để thực hiện tốt công tác ATVSLĐ trong doanh nghiệp các nội qui, qui định về ATVSLĐ trong doanh nghiệp không thể phù hợp với luật pháp quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế mà còn là đóng góp quan trọng cho kinh doanh có hiệu quả.

Vì vậy, các nội qui, qui định đưa ra phải cụ thể, phù hợp với doanh nghiệp và phải áp dụng thử hoặc các điều kiện cần thiết để thực hiện các qui định đó. Các nội dung được qui định cần chỉ rõ là ai làm cái gì, khi nào thực hiện và thực hiện ở đâu... để tạo thuận lợi cho mọi người khi áp dụng và thực hiện. Trong các nôi dung qui định (nội qui) cũng cần phải thể hiện tiết kiệm và hiệu quả kinh doanh và đặc biệt là hướng tới bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ cho NLĐ và cho cộng đồng.

Các qui định về ATVSLĐ trong một donh nghiệp phải là các qui định cụ thể và nó cũng chính là kế hoạch hành động (công việc cần phải làm) trong công tác ATVSLĐ. Vì vậy các qui định đó cần phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Bảo vệ sức khoẻ và an toàn cho mọi người lao động thông qua việc phòng ngừa TNLĐ, những sự cố mất an toàn và gây bệnh nghề nghiệp

- Tuân thủ các điều luật và các qui định quốc gia, phù hợp với thoả ước lao động tập thể và phù hợp với điều kiện lao động của lao động của doanh nghiệp

- Đảm bảo người lao động và các đại diện của họ được tham gia vào các bước (các yếu tố) của hệ thống quản lý ATVSLĐ.

Thực tế cho thấy rằng sự thành công trong việc cải thiện điều kiện lao động ở một doanh nghiệp (áp dụng thành công hệ thống quản lý ở dong nghiệp) rất cần có sự tham gia của NLĐ. Vì vậy khi xây dựng mới các nội qui, qui định về ATVSLĐ trong một doanh nghiệp ngoài 3 nguyên tắc nêu trên cần thể hiện được 3 nội dung sau: 

- Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng người theo chức trách của họ;
- Xác định rõ (chỉ rõ) trách nhiệm của NSDLĐ và quyền, nghĩa vụ của NLĐ và vai trò của an toàn vệ sinh viên, của hội đồng BHLĐ trong doanh nghiệp;
- Các qui định, nội qui nên thể hiện dưới dạng văn bản, ngắn gọn, xúc tích nghĩa là có hình thức và cách diễn đạt dễ hiểu để tất cả mọi người có thể hiểu được các qui định và các qui định phải thể hiện sự nhất trí của NLĐ và sự chấp thuận, đồng ý của NSDLĐ. Nếu có NLĐ không đọc được thì phải sử dụng các biện pháp thay thế để giải thích được các qui định này;
- Phải được công bố (dán, treo...) ở nhiều nơi trong doanh gnhiệp và khi NLĐ mới tham gia lao động thì phải được phổ biến, NLĐ mới phải được học trước khi tham gia lao động;
- Phải liên tục được điều chỉnh, nhằm phù hợp với những thay đổi về máy móc, công nghệ, mặt bằng làm việc... 
2. Kiểm tra, rà soát các nội qui (qui định) đã có trong doanh nghiệp

Nếu trong doanh nghiệp đã có (đã xây dựng) được các qui định, nội qui thì hàng năm hoặc khi có những thay đổi về điều kiện lao động thì cần phải kịp thời điều chỉnh.

Để điều chỉnh được các nội qui, qui định về ATVSLĐ trong doanh nghiệp thì NSDLĐ, NLĐ cần căn cứ vào một số nội dung sau để rà soát:

- Các nội qui (qui định) về ATVSLĐ đã ban hành có được thực hiện? Có thể hiện được sự cam kết giữa NSDLĐ và NLĐ chưa? Những giao  ước đối với NLĐ đã được làm rõ chưa?

- Các qui định có xác định rõ trách nhiệm của các cấp trong doanh nghiệp chưa? đã được hiệu chỉnh chưa và chỉ ra cách thực hiện chưa?

- Các qui định có được NSDLĐ ký cam kết, ngày tháng năm hiệu lực không?

- Các qui định đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm của NSDLĐ và của các bộ phận làm công tác ATVSLĐ trong doanh nghiệp?

- Các nghĩa vụ, trách nhiệm và sự phân công thực hiện của NLĐ trong các qui định của DN đã được NLĐ và những người liên quan thảo luận, thống nhất đồng ý chưa? 

Họ có hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của họ không? Thời gian họ dành cho những công việc được thành công là bao nhiêu? và họ có thể huy động những nguồn lực nào?

- Các qui định đề cập đến sự tham gia hợp tác của NLĐ không?

Ví dụ:  nội qui đã qui định đại diện NLĐ phải tham gia vào quá trình, kiểm tra, giám sát việc thực hiện ATVSLĐ thì họ có làm không?

- Trong các qui định của doanh nghiệp đã phân công trách nhiệm, hoặc uỷ quyền cho người có trách nhiệm thực thi các các qui định của luật pháp quốc gia chưa?

Ví dụ: đã qui định và uỷ nhiệm phân công cho người có trách nhiệm (khi đi vắng) thực hiện: Báo cáo về điều tra, khai báo, báo cáo về TNLĐ trong DN; Báo cáo về công tác đăng ký, kiểm định khi sử dụng các loại  máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; Báo cáo về công tác huấn luyện ATVSLĐ .......


Như vậy, các qui định, nội qui trong doanh nghiệp là những qui định cụ thể hay nói một cách khác đó là những công việc cần thiết, là tổng hợp các nhiệm vụ, các bước và trách nhiệm của từng người trong DN phải thực hiện (kế hoạch hành động) trong công tác ATVSLĐ.

Các qui định trên không được trái với các qui định của quốc gia nhưng có điểm khác với những yêu cầu mang tính quốc gia. Các qui định về chính sách của quốc gia là các qui định chung, nhằm phục vụ cho các định hướng lớn và có thể áp dụng chung cho nhiều loại hình doanh nghiệp.
Một số ví dụ về xây dựng nội qui, chính sách atvslđ của các doanh nghiệp 

DNTN cơ khí Sông Hậu                        Bưu điện tỉnh An Giang
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Công ty da giầy Hà Nội                             Xí nghiệp MIGATAS - Cần Thơ
Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình
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Bài 2
Tổ chức bộ máy và phân định trách nhiệm về Công tác an toàn vệ sinh lao động trong 

doanh nghiệp vừa và nhỏ

i. Tổ chức bộ máy.


Theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN, ngày 31/10/1998 của Liên Bộ ”Hướng dẫn tổ chức công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở, doanh nghiệp” thì việc tổ chức bộ máy và phân định trách nhiệm về bảo hộ lao động đã có hướng dẫn rất cụ thể phải tổ chức bộ máy làm công tác bảo hộ lao động cần có trong doanh nghiệp theo thứ tự nêu trong Thông tư như: Hội đồng bảo hộ lao động; bộ phận bảo hộ lao động; bộ phận y tế; mạng lưới an toàn, vệ sinh viên đồng thời phân định trách nhiệm cho cán bộ quản lý và các bộ phận chuyên môn trong doanh nghiệp. 

Thực tế cho thấy, đối với doanh nghiệp vừa và nhá do điều kiện số lượng lao động ít, kinh tế còn nhiều khó khăn, nên việc tổ chức bộ máy khó  áp dụng như hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 14/1998/TTLT- BLĐTB XH-BYT-TLĐLĐVN, mà phải vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo quy định của pháp luật. Cụ thể:  

1. Mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

Quy định của pháp luật Việt Nam (Thông tư Liên tịch số 14/1998/ TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 31/10/1998) là doanh nghiệp phải tổ chức và có mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

Mạng lưới an toàn vệ sinh viên là hình thức hoạt động về bảo hộ lao động của người lao động, được thành lập theo sự thoả thuận giữa người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn (đại diện cho tập thể người lao động) để đảm bảo quyền của người lao động và lợi ích cho người sử dụng lao động.
 Tổ chức:
Tất cả các doanh nghiệp đều phải tổ chức mạng lưới an toàn vệ sinh viên. An toàn vệ sinh viên bao gồm những người lao động trực tiếp có am hiểu về nghiệp vụ, có nhiệt tình và gương mẫu về bảo hộ lao động được tổ bầu ra. Mỗi tổ sản xuất phải bố trí ít nhất một an toàn vệ sinh viên; đối với các công việc làm phân tán theo nhóm thì nhất thiết mỗi nhóm phải có một an toàn vệ sinh viên. Để đảm bảo tính khách quan trong hoạt động, an toàn vệ sinh viên không được là tổ trưởng.

- Mỗi tổ chọn 01 an toàn vệ sinh viên (ATVSV) - là người lao động có tay nghề, có uy tín. 
- Người sử dụng lao động phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định  công nhận ATVSV, thông báo công khai  để mọi người lao động biết.
- Tổ chức công đoàn quản lý hoạt động của mạng lưới ATVS viên;
 ATVSV có chế độ sinh hoạt , được bồi dưỡng nghiệp vụ và được động viên về vật chất và tinh thần để hoạt động có hiệu quả;

An toàn vệ sinh viên có các nhiệm vụ:

- Đôn đốc và kiểm tra giám sát mọi người trong tổ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn và vệ sinh trong sản xuất, bảo quản các thiết bị an toàn và sử dụng trang thiết bị bảo vệ cá nhân; nhắc nhở tổ trưởng sản xuất chấp hành các chế độ về bảo hộ lao động; hướng dẫn biện pháp làm việc an toàn đối với công nhân mới tuyển dụng hoặc mới chuyển đến làm việc ở tổ;

- Tham gia góp ý với tổ trưởng sản xuất trong việc đề xuất kế hoạch bảo hộ lao động, các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện làm việc;

-Kiến nghị với tổ trưởng hoặc cấp trên thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động, biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và khắc phục kịp thời những hiện tượng thiếu an toàn vệ sinh của máy, thiết bị và nơi làm việc.

Thực tế hiện nay cho thấy, các doanh nghiệp vừa và nhỏ của chúng ta hiện nay với lực lượng lao động ít, thường là chưa có tổ chức Công đoàn. Việc cử những người lao động am hiểu về an toàn lao động, gương mẫu trong lao động làm an toàn vệ sinh viên sẽ là một sự hỗ trợ rất tốt cho việc thực hiện công tác an toàn tại doanh nghiệp. Đây sẽ là những người giúp và trợ giúp đắc lực cho người sử dụng lao động trong việc kiểm tra, phát hiện các nguy cơ mất an toàn trong hoạt động sản xuất ở dưới các bộ phận phân xưởng, tổ, đội, nhóm sản xuất của doanh nghiệp; là người nhắc nhở đồng nghiệp chấp hành những quy định, qui trình về làm việc an toàn của doanh nghiệp. 

2. Bộ phận Y tế.

2.1.Tổ chức:
Theo thông tư liên tịch số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT- TLĐLĐVN ngày 31-10-1998:
-Tất cả các doanh nghiệp đều phải tổ chức bộ phận hoặc bố trí cán bộ làm công tác y tế doanh nghiệp bảo đảm thường trực theo ca sản xuất cà sơ cứu, cấp cứu có hiệu quÈ. Số lượng và trình độ cán bộ y tế tùy thuộc vào số lao động và tính chất đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng phải đảm bảo yêu cầu tối thiểu sau đây: 
a, Các doanh nghiệp có nhiều yếu tố độc hại:
- Các doanh nghiệp có dưới 150 lao động phải có 1 y tá;

- Các doanh nghiệp có từ 150 đến 300 lao động phải có ít nhất một y sĩ (hoặc trình độ tương đương);

- Các doanh nghiệp có từ 301 đến 500 lao động phải có một bác sĩ và một y tá;

- Các doanh nghiệp có từ 501 đến 1000 lao động phải có một bác sĩ và mỗi ca làm việc phải có một y tá;

- Các doanh nghiệp có trên 1000 lao động phải thành lập trạm y tế (hoặc ban, phòng) riêng.

b,Các doanh nghiệp có ít yếu tố độc hại:

- Các doanh nghiệp có dưới 300 lao động phải có ít nhất 01 Y tá.

- Các doanh nghiệp có từ 300 đến 500 lao động phải có ít nhất 01 Y sĩ và 01 Y tá.

- Các doanh nghiệp có từ 501 đến 1000 lao động phải có ít nhất 01 Bác sĩ và 01 Y sĩ.

- Các doanh nghiệp có trên 1000 lao động phải thành lập Trạm y tế (hoặc phòng, ban) riêng.

2.2.Nhiệm vụ :

- Tổ chức huấn luyện cho người lao động về cách sơ cứu, cấp cứu; mua sắm, bảo quản trang thiết bị, thuốc men phục vụ sơ cứu, cấp cứu và tổ chức tốt việc thường trực theo ca sản xuất để cấp cứu kịp thời các trường hợp tai nạn lao động;

- Theo dõi tình hình sức khoẻ, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, tổ chức khám bệnh nghề nghiệp;

- Kiểm tra việc chấp hành điều lệ vệ sinh, phòng chống dịch bệnh và phối hợp với bộ phận bảo hộ lao động tổ chức việc đo đạc, kiểm tra, giám sát các yếu tố có hại trong môi trường lao động, hướng dẫn các phân xưởng và người lao động thực hiện các biện pháp vệ sinh lao động;

- Quản lý hồ sơ vệ sinh lao động và môi trường lao động;

- Theo dõi và hướng dẫn việc tổ chức thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật (cơ cấu định lượng hiện vật, cách thức tổ chức ăn uống) cho những người làm việc trong điều kiện lao động có hại đến sức khoẻ;

- Tham gia điều tra các vụ tai nạn lao động xảy ra trong doanh nghiệp;

- Thực hiện các thủ tục để giám định thương tật cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Đăng ký với cơ quan y tế địa phương và quan hệ chặt chẽ để nhận sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ;

- Xây dựng các báo cáo về quản lý sức khoẻ, bệnh nghề nghiệp.

2.3. Quyền hạn:

Ngoài các quyền hạn giống như của bộ phận bảo hộ lao động, bộ phận y tế còn có quyền:

- Được sử dụng con dấu riêng theo mẫu quy định của ngành y tế để giao dịch trong chuyên môn nghiệp vụ;

- Được tham gia các cuộc họp, hội nghị và giao dịch với cơ quan y tế địa phương, ngành để nâng cao nghiệp vụ và phối hợp công tác.
Với các doanh nghiệp vừa và nhỏ nếu thiếu cán bộ y tế có trình độ theo yêu cầu, hoặc số lao động của doanh nghiệp ít, thì người sử dụng lao động có thể hợp đồng với cơ quan y tế địa phương hoặc đơn vị có phòng y tế nơi gần nhất để đáp ứng việc chăm lo sức khoẻ tại chỗ cho  người lao động của doanh nghiệp.

Để chăm sóc sức khoẻ người lao động thì có thể hợp đồng với cán bộ y tế tại Trạm Y tế, cán bộ y tế đã nghỉ hưu,... làm theo các ngày giờ quy định, nhưng phải đăng ký với Trung tâm y tế huyện để chịu sự chỉ đạo chung. Cán bộ y tế có thể làm kiêm nhiệm thêm một số công việc khác để phù hợp trong quản lý lao động của doanh nghiệp.
3. Bộ phận bảo hộ lao động (BHLĐ) tại doanh nghiệp.

Theo Thông tư Liên tịch số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 31/10/1998 quy định:

3.1. Tổ chức:

Tuỳ theo đặc điểm sản xuất và tình hình tổ chức sản xuất kinh doanh (mức độ nguy hiểm) của nghề, số lượng lao động, địa bàn phân tán hoặc tập trung của từng doanh nghiệp, người sử dụng lao động phải tổ chức phòng, ban hoặc cử cán bộ làm công tác BHLĐ nhưng tối thiểu phải đảm bảo:

- Doanh nghiệp dưới 300 lao động phải bố trí ít nhất 01 cán bộ bán chuyên trách công tác bảo hộ lao động(BHLĐ);
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- Doanh nghiệp có từ 300 đến 1000 lao động phải bố trí ít nhất 01 cán bộ chuyên trách công tác bảo hộ lao động; 

- Doanh nghiệp có từ 1000 lao động trở lên phải bố trí ít nhất 02 cán bộ chuyên trách hoặc tổ chức phòng ban bảo hộ lao động riêng để việc chỉ đạo của NSDLĐ được nhanh chóng, hiệu quả;

- Các Tổng công ty Nhà nước quản lý nhiều doanh nghiệp có nhiều yếu tố độc hại, nguy hiểm phải tổ chức phòng hoặc ban bảo hộ lao động;
- Cán bộ BHLĐ cần được chọn từ những cán bộ có hiểu biết kỹ thuật và thực tiễn sản xuất và được đào tạo về chuyên môn và bố trí công việc ổn định để đi sâu vào nghiệp vụ công tác BHLĐ.

·  ở các doanh nghiệp không thành lập phòng hoặc ban bảo hộ lao động riêng thì cán bộ làm công tác bảo hộ lao động có thể sinh hoạt ở phòng kỹ thuật hoặc phòng tổ chức lao động nhưng phải đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của người sử dụng lao động.
Với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tư nhân: thực tế cho thấy rằng với quy mô sản xuất kinh doanh, tổ chức của các doanh nghiệp nhỏ hiện nay, thì việc đảm bảo thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy làm công tác BHLĐ trong doanh nghiệp như trên là rất khó khăn. Vậy thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhất là doanh nghiệp nhỏ có dưới 50 lao động có thể giải quyết theo cách thức là: 

+ Cử cán bộ phụ trách công tác ATVSLĐ, cụ thể  kiêm nhiệm các nhiệm vụ khác trong đơn vị ( Không được cử cán bộ đang làm việc khác kiêm nhiệm công tác an toàn vệ sinh lao động). Thường nên chọn cán bộ phụ trách kỹ thuật công nghệ trong doanh nghiệp làm công tác ATVSLĐ thì việc ngăn ngừa các nguy cơ, sự cố gây mất an toàn trong doanh nghiệp sẽ có tác dụng và hiệu quả hơn và cán bộ này phải đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Người sử dụng lao động. 

+ Trường hợp doanh nghiệp quá ít lao động thì người sử dụng lao động phải trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện công tác này và chịu trách nhiệm khi có các sự cố, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xảy ra hoặc có trách nhiệm tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật như: Khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động; lo mua sắm trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động, hướng dẫn họ sử dụng,...


Theo hướng dẫn của Tổ chức Lao động quốc tế ILO, việc định rõ ra các trách nhiệm và những mối quan hệ trong bộ máy sẽ có khả năng thúc đẩy việc thực hiện văn hóa an toàn trong doanh nghiệp từ chủ doanh nghiệp xuống từng người lao động. Người sử dụng lao động phải có trách nhiệm chính tổng thể trong việc đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động.

3.2.Nhiệm vụ:

- Phối hợp với bộ phận tổ chức lao động xây dựng nội quy, quy chế quản lý công tác bảo hộ lao động của doanh nghiệp;

- Phổ biến các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, quy phạm về an toàn và vệ sinh lao động của Nhà nước và các nội quy, quy chế, chỉ thị về bảo hộ lao động của lãnh đạo doanh nghiệp đến các cấp và người lao động trong doanh nghiệp; đề xuất việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động và theo dõi đôn đốc việc chấp hành;

- Dự thảo kế hoạch bảo hộ lao động hàng năm, phối hợp với bộ phận kế hoạch đôn đốc các phân xưởng, các bộ phận có liên quan thực hiện đúng các biện pháp đã đề ra trong kế hoạch bảo hộ lao động;

- Phối hợp với bộ phận kỹ thuật, quản đốc các phân xưởng xây dựng quy trình, biện pháp an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; quản lý theo dõi việc kiểm định, xin cấp giấy phép sử dụng các đối tượng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao động;

- Phối hợp với bộ phận tổ chức lao động, bộ phận kỹ thuật, quản đốc các phân xưởng tổ chức huấn luyện về bảo hộ lao động cho người lao động;

- Phối hợp với bộ phận y tế tổ chức đo đạc các yếu tố có hại trong môi trường lao động, theo dõi tình hình bệnh tật, tai nạn lao động, đề xuất với người sử dụng lao động các biện pháp quản lý, chăm sóc sức khoẻ lao động;

- Kiểm tra việc chấp hành các chế độ thể lệ bảo hộ lao động; tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh lao động trong phạm vi doanh nghiệp và đề xuất biện pháp khắc phục;

- Điều tra và thống kê các vụ tai nạn lao động xảy ra trong doanh nghiệp;

- Tổng hợp và đề xuất với người sử dụng lao động giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra;

- Dự thảo trình lãnh đạo doanh nghiệp ký các báo cáo về bảo hộ lao động theo quy định hiện hành.

Cán bộ bảo hộ lao động phải thường xuyên đi sát các bộ phận sản xuất, nhất là những nơi làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm dễ xảy ra tai nạn lao động để kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

·  Phòng, ban hoặc cán bộ bảo hộ lao động có quyền:

- Được tham dự các cuộc họp giao ban sản xuất, sơ kết, tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh và kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch bảo hộ lao động;

- Được tham dự các cuộc họp về xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, lập và duyệt các đề án thiết kế, thi công, nghiệm thu và tiếp nhận đưa vào sử dụng nhà xưởng, máy, thiết bị mới xây dựng, lắp đặt hoặc sau cải tạo, mở rộng để tham gia ý kiến về mặt an toàn và vệ sinh lao động;

- Trong khi kiểm tra các bộ phận sản xuất nếu phát hiện thấy các vi phạm hoặc các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động có quyền ra lệnh tạm thời đình chỉ (nếu thấy khẩn cấp) hoặc yêu cầu người phụ trách bộ phận sản xuất ra lệnh đình chỉ công việc để thi hành các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn lao động, đồng thời báo cáo người sử dụng lao động.
4. Hội đồng bảo hộ lao động ở doanh nghiệp


4.1.Tổ chức:


Thông tư Liên tịch số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 31/10/1998:

Hội đồng BHLĐ ở doanh nghiệp là tổ chức phối hợp và tư vấn về các hoạt động bảo hộ lao động ở doanh nghiệp và để đảm bảo quyền được tham gia và kiểm tra giám sát về bảo hộ lao động của tổ chức công đoàn. Hội đồng bảo hộ lao động do người sử dụng lao động quyết định thành lập.


Số lượng thành viên Hội đồng bảo hộ lao động tùy thuộc vào số lượng lao động và quy mô của doanh nghiệp nhưng ít nhất cũng phải có các thành viên có thẩm quyền:  
- Đại diện người sử dụng lao động: Chủ tịch Hội đồng;

- Đại diện Ban chấp hành công đoàn: Phó Chủ tịch Hội đồng;

- Cán bộ bảo hộ lao động: Uỷ viên thường trực kiêm thư ký;

- Cán bộ y tế;


Nếu  quy mô, số lượng lao động lớn, tính chất công việc, ngành nghề có nhiều yếu tố nguy hiểm hay địa bàn phân tán Hội đồng BHLĐ có thể thêm đại diện của phòng kỹ thuật, các Phân xưởng, đội có nhiều yếu tố nguy hiểm tham gia... 
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Với doanh nghiệp vừa và nhỏ, tư nhân: Thực tế cho thấy nếu người sử dụng lao động ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải bố trí ít nhất 5 thành phần như theo quy định để thành lập ra một hội đồng BHLĐ tại doanh nghiệp mình là  khó  thực hiện và nếu có cũng chỉ là sự đối phó với các cơ quan chức năng.

Hội đồng bảo hộ có thể chỉ cần có người sử dung lao động và đại diện của người lao động do các tổ bầu ra.
Nếu doanh nghiệp đã tổ chức tốt mạng lưới ATVSV và những người quản lý lao động tại từng bộ phận, từng vị trí sản xuất và việc phân công rõ trách nhiệm cho các cá nhân, các bộ phận giúp việc trong doanh nghiệp mình thì đây chính là (một hội đồng) giúp việc đắc lực cho người sử dụng lao động trong việc phát hiện và loại trừ rủi ro, ngăn ngừa tai nạn lao động.

Tuy nhiên, việc tổ chức Hội đồng bảo hộ lao động ở doanh nghiệp vẫn tốt hơn và có hiệu quả trong việc tổ chức, quản lý, thực hiện công tác ATVS LĐ trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp nếu có thể thì nên tổ chức thành lập hội đồng BHLĐ.

4.2 Nhiệm vụ, quyền hạn
Hội đồng bảo hộ lao động ở doanh nghiệp có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

a, Tham gia và tư vấn với người sử dụng lao động trong việc xây dựng qui chế, chương trình, kế hoạch BHLĐ và các biện pháp an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
b, Định kỳ 6 tháng và hàng năm, Hội đồng bảo hộ lao động tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác bảo hộ  tại các phân xưởng sản xuất để có cơ sở tham gia vào kế hoạch và đánh giá tình hình công tác bảo hộ lao động của doanh nghiệp.

- Trong kiểm tra nếu phát hiện thấy các nguy cơ mất an toàn, hội đồng bảo hộ lao động có quyền yêu cầu người quản lý sản xuất thực hiện các biện pháp loại trừ nguy cơ.

II. Phân công trách nhiệm về atvslđ trong doanh nghiệp

1. Quản đốc phân xưởng


- Tổ chức huấn luyện kèm cặp hướng dẫn đối với lao động mới tuyển dụng hoặc mới được chuyển đến làm việc tại phân xưởng về biện pháp làm việc an toàn khi giao việc cho họ;


- Bố trí người lao động làm việc đúng nghề được đào tạo, đã được huấn luyện và đã qua sát hạch kiến thức an toàn vệ sinh lao động đạt yêu cầu;


- Không để người lao động làm việc nếu họ không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, không sử dụng đầy đủ trang bị phương tiện làm việc an toàn, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đã được cấp phát;


- Thực hiện và kiểm tra đôn đốc các tổ trưởng sản xuất và mọi người lao động thuộc quyền quản lý thực hiện tiêu chuẩn, quy phạm, quy trình, biện pháp làm việc an toàn và các quy định về bảo hộ lao động;


- Tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung kế hoạch bảo hộ lao động, xử lý kịp thời các thiếu sót qua kiểm tra, các kiến nghị của các tổ sản xuất, các đoàn thanh tra, kiểm tra có liên quan đến trách nhiệm của phân xưởng và báo cáo với cấp trên những vấn đề ngoài khả năng giải quyết của phân xưởng;


- Thực hiện khai báo, điều tra tai nạn lao động xảy ra trong phân xưởng theo quy định của Nhà nước và phân cấp của doanh nghiệp;


- Phối hợp với Chủ tịch Công đoàn bộ phận định kỳ tổ chức tự kiểm tra về bảo hộ lao động ở đơn vị, tạo điều kiện để mạng lưới an toàn, vệ sinh viên trong phân xưởng hoạt động có hiệu quả;


Quản đốc phân xưởng có quyền từ chối nhận người lao động không đủ trình độ và đình chỉ công việc đối với người lao động tái vi phạm các quy định đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ;

2.Tổ trưởng sản xuất


- Hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra đôn đốc người lao động thuộc quyền quản lý chấp hành đúng quy trình, biện pháp làm việc an toàn; quản lý sử dụng tốt các trang bị, phương tiện bảo vệ cá nhân, trang bị phương tiện kỹ thuật an toàn và cấp cứu y tế;


- Tổ chức nơi làm việc bảo đảm an toàn và vệ sinh; kết hợp với an toàn vệ sinh viên của tổ chức thực hiện tốt việc tự kiểm tra để phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ đe doạ đến an toàn và sức khoẻ phát sinh trong quá trình lao động sản xuất;


- Báo cáo kịp thời với cấp trên mọi hiện tượng thiếu an toàn vệ sinh trong sản xuất mà tổ không giải quyết được và các trường hợp xảy ra tai nạn lao động, sự cố thiết bị để có biện pháp giải quyết kịp thời;


- Kiểm điểm đánh giá tình trạng an toàn vệ sinh lao động và việc chấp hành các quy định về bảo hộ lao động trong các kỳ họp kiểm điểm tình hình lao động sản xuất của tổ;


Tổ trưởng sản xuất có quyền từ chối nhận người lao động không đủ trình độ nghề nghiệp và kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động, từ chối nhận công việc hoặc dừng công việc của tổ nếu thấy có nguy cơ đe doạ đến tính mạng, sức khoẻ của tổ viên và báo cáo kịp thời với phân xưởng để xử lý.
3. Bộ phận kế hoạch

· Tổng hợp các yêu cầu về nhân lực, vật tư, kinh phí trong kế hoạch bảo hộ lao động và kế hoạch sản xuất kinh doanh;

· Tham gia cùng với bộ phận BHLĐ theo dõi, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện theo nội dung, kế hoạch đề ra, đảm bảo cho kế hoạch được thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ.

       4. Bộ phận kỹ thuật (hoặc cán bộ ký thuật của doanh nghiệp)


- Nghiên cứu cải tiến trang thiết bị, hợp lý hoá sản xuất và các biện pháp về kỹ thuật an toàn, kỹ thuật vệ sinh để đưa vào kế hoạch bảo hộ lao động; hướng dẫn, giám sát thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn, kỹ thuật vệ sinh và cải thiện điều kiện làm việc;


- Biên soạn, sửa đổi bổ sung và hoàn thiện các quy trình, biện pháp làm việc an toàn đối với các máy, thiết bị, hoá chất và từng công việc, các phương án ứng cứu khẩn cấp khi có sự cố, biên soạn tài liệu giảng dạy về an toàn, vệ sinh lao động và phối hợp với tổ chức chuyên trách về bảo hộ lao động huấn luyện cho người lao động;


- Tham gia việc kiểm tra định kỳ về an toàn, vệ sinh lao động và tham gia điều tra tai nạn lao động có liên quan đến kỹ thuật an toàn; 


- Phối hợp với bộ phận bảo hộ lao động theo dõi việc quản lý, đăng ký, kiểm định, và xin cấp giấy phép sử dụng các máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và chế độ nghiệm thử đối với các loại thiết bị an toàn, trang thiết bị bảo vệ cá nhân theo quy định của các tiêu chuẩn, quy phạm.

5. Bộ phận tài vụ:
- Tham gia vào việc lập kế hoạch bảo hộ lao động, tổng hợp và cung cấp kinh phí thực hiện kế hoạch BHLĐ đầy đủ, đúng thời hạn.

6. Bộ phận vật tư


Mua sắm, bảo quản và cấp phát đầy đủ, kịp thời những vật liệu, dụng cụ, trang bị phương tiện bảo hộ lao động, phương tiện kỹ thuật khắc phục sự cố sản xuất có chất lượng theo kế hoạch.
III. Trách nhiệm thực hiện công tác bảo hộ lao động

1. Huấn luyện về công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, người quản lý ATVSLĐ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần lưu ý:

Hàng năm, doanh nghiệp phải xây dựng và lập kế hoạch về bảo hộ lao động trong đó có kế hoạch huấn luyện về công tác an toàn vệ sinh lao động cho các cán bộ quản lý như quản đốc, tổ trưởng, đội trưởng,... những người quản lý với những nội dung không thể thiếu như: huấn luyện các phương pháp phát hiện và loại trừ các nguy hiểm, rủi ro; phương pháp đánh giá, phân tích và đặc biệt là phương pháp sử dụng bản kiểm định hàng ngày nhằm phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn, các rủi ro để có ngay các biện pháp phòng ngừa.

Phải huấn luyện cho người lao động trong doanh nghiệp.

Nội dung huấn luyện phải theo hướng dẫn tại mục II của TT số 37/2005/TTBLĐTBXH ngày 29/12/2005:

* Những quy định chung về AT-VSLĐ:

-Mục đích, ý nghĩa, quyền và nghĩa vụ...;

-Nội quy ATLĐ, những kiến thức cơ bản về KTAT- VSLĐ;

- ĐKLĐ, các yếu tố NH,ĐH gây TNLĐ, BNN và biện pháp phòng ngừa;

- Xử lý tình huống và các phương pháp sơ cấp cứu;

- Công dụng, cách sử dụng và bảo quản PTBVCN;

- Các biện pháp tự cải thiện ĐKLĐ.

* Những quy định cụ thể về ATVSLĐ tại nơi làm việc:

- Đặc điểm SX, các quy trình làm việc, quy định AT-VSLĐ bắt buộc người lao động  phải tuân thủ; 

- Các yếu tố NH, có hại, sự cố có thể xảy ra và các biện pháp phòng ngừa.

- Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ ngoài việc huấn luyện như trên còn phải được huấn luyện kỹ hơn về quy trình làm việc và xử lý sự cố.

 Giảng viên: có kinh nghiệm, được bồi dưỡng nghiệp vụ về AT-VSLĐ và do NSDLĐ quyết định. 

 Hình thức và thời gian huÊn luyện:

· Huấn luyện lần đầu: Người mới tuyển dụng, học nghề, tập nghề, thử việc tại cơ sở.


Thời gian:   + Ýt nhất là 2 ngày;




+ NLĐ làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt  về ATVSLĐ phải được huấn luyện ít nhất là 3 ngày.

· Huấn luyện định kỳ: NSDLĐ phải tổ chức huấn luyện lại để NLĐ nắm vững các quy định ATLĐ, VSLĐ.

Thời gian:  tùy thuộc vào yêu cầu  nhưng ít nhất 1năm/1 lần và ít nhất 2 ngày/lÇn.

· Người lao động  khi chuyển từ công việc này sang công việc khác, khi có sự thay đổi công nghệ, sau khi nghỉ làm việc từ 6 tháng trở lên phải được huấn luyện lại.
Thời gian huấn luyện : được tính là thời giờ làm việc và hưởng đầy đủ tiền lương và các quyền lợi khác.

 Kinh phí: do cơ sở sử dụng LĐ chịu trách nhiệm.


2. Quản lý máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.


Theo quy định tại Thông tư số 23/2003/TT-BLĐTBXH ngày 3/11/2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hướng dẫn về quy định việc đăng ký, kiểm định các máy, thiết bị, vật tư các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ. Theo đó doanh nghiệp phải thực hiện kiểm định và đăng ký sử dụng máy, thiết bị, vật tư các chất có yêu cầu nghiêm ngặt trước khi đưa vào sử dụng hoặc đã hết kỳ kiểm định. Đồng thời phải xây dựng lưu trữ hồ sơ và thực hiện quản lý tốt các máy, thiết bị, vật tư, các chất nêu trên.


Đối với các máy, thiết bị vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt, doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện các nguy cơ gây sự cố từ các máy thiết bị này. Đồng thời phải có ngay biện pháp xử lý, ngăn ngừa khi phát hiện ra các nguy cơ đó. Với máy, thiết bị cần có chế độ thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ nghiêm ngặt theo quy trình. Có như vậy việc sử dụng máy, thiết bị mới an toàn và l©u háng.

Khi đơn vị sử dụng thiết bị có nhu cầu kiểm định, đơn vị trực tiếp đề nghị  bằng văn bản với cơ quan kiểm định và cung cấp tài liệu kỹ thuật của thiết bị kiểm định theo quy định của tiêu chuẩn và quy phạm KTAT hiện hành;

Cử người đại diện chứng kiến kiểm định. Đây là yêu cầu hết sức quan trọng liên quan đến quyền lợi của cơ sở, người đại diện phải đủ kiến thức và chuyên môn kỹ thuật để yêu cầu việc kiểm định phải được thực hiện đúng quy trình ... đồng thời cơ sở có trách nhiệm khắc phục các hiện tượng không đảm bảo an toàn của thiết bị, công việc này được thực hiện trước khi tiến hành kiểm định.

Lập sổ theo dõi các đối tượng thuộc diện kiểm định và đăng ký để quản lý theo quy định của Thông tư 23, tiến hành kiểm định kịp thời khi đến thời hạn. Hàng năm rà soát các đối tượng phải đăng ký, kiểm định thuộc phạm vi quản lý của mình để thực hiện việc đăng ký, kiểm định theo đúng quy định của thông tư này; lập kế hoạch kiểm định đối tượng để đề nghị cơ quan kiểm định tiến hành kiểm định;

Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp.
 
Theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 14/1998/TTTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN thì việc phân công và thực hiện kiểm tra vÒ ATVSLĐ. Tự kiểm tra về bảo hộ lao động nhằm phát hiện kịp thời các thiếu sót về an toàn vệ sinh lao động để có biện pháp khắc phục. Tự kiểm tra còn có tác dụng giáo dục, nhắc nhở người sử dụng lao động và người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành quy trình, biện pháp làm việc an toàn, vệ sinh, nâng cao khả năng phát hiện các nguy cơ gây tai nạn lao động, ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ và phát huy tinh thần sáng tạo, tự lực trong việc tổ chức khắc phục các thiếu sót tồn tại. Vì vậy, tất cả các doanh nghiệp đều phải tổ chức tự kiểm tra về bảo hộ lao động.

Nội dung, hình thức và tổ chức việc kiểm tra, xử lý các nguy cơ có thể xảy ra tai nạn lao động( Được trình bày kỹ ở bài số 4)

4. Khi tai nạn lao động xảy ra, doanh nghiệp cần thực hiện:

- Khai báo kịp thời cho Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nếu trường hợp tai nạn lao động nặng hoặc nghiêm trọng. 

Trường hợp tai nạn nhẹ, doanh nghiệp phải tổ chức điều tra, lập biên bản, rút kinh nghiêm và phổ biết cho mọi người lao động biết để hạn chế việc tái lập lại những tai nạn, sự cố tương tự. Tổ chức đoàn điều tra, thành phần đoàn điều tra ở doanh nghiệp gồm: người sử dụng lao động; đại diện công đoàn cơ sở; cán bộ làm công tác ATVSLĐ và đại diện đơn vị để xảy ra tai nạn lao động theo quy định của Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN, ngày 08/3/2005. Điều tra phải  lập biên bản kết luận điều tra theo hướng dẫn và mẫu quy định tại Thông tư liên tịch nêu trên.

Quá trình điều tra phải tìm hiểu rõ các nguyên gây ra sự cố, tai nạn lao động. Phân tích và đưa ra các giải pháp khắc phục đề ra các biện pháp nhằm ngăn chặn và phòng tránh tai nạn lao động tái diễn  trong doanh nghiệp.

Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo tai nạn lao động định kỳ theo quy định. Đối với người bị tai nạn lao động phải tổ chức sơ cấp cứu, điều trị cứu chữa người bị nạn ổn định thương tật. Thực hiện chế độ giám định thương tật và chế độ bồi thường, trợ cấp cho người lao động bị tai nạn theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm việc có môi trường, điều kiện lao động độc hại, nguy hiểm. 

Việc trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động phải tuân thủ theo nguyên tắc trang bị đã được hướng dẫn tai Thông tư số 10/1998/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trang bị theo danh mục quy định, trang bị đúng chủng loại, đúng cơ cấu và trang bị phải đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn Nhà nước quy định mới có tác dụng ngăn ngừa độc hại và phòng tránh nguy hiểm cho người lao động. Thời hạn sử dụng do người sử dụng lao động bàn bạc với ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc với đại diện của người lao động để thống nhất thực hiện trong doanh nghiệp.

Phải thực hiện huấn luyện hướng dẫn người lao động sử dụng trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đúng quy cách đảm bảo an toàn trong sử dụng. Quy định trách nhiệm quản lý, bảo quản phương tiện cá nhân đói với  người lao động. Xây dựng và quy định chỗ cất giữ phương tiện bảo vệ cá nhân, để người lao động cất giữ và thay đổi khi đến doanh nghiệp làm việc... 

6.Tổ chức thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong môi trường điều kiện lao động độc hại, nguy hiểm theo quy định. 

Phải nghiên cứu mức độ độc hại, nguy hiểm của các yếu tố trong điều kiện lao động của người lao động mà có cơ cấu, mức bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động hợp lý. Căn cứ việc tư vấn của cơ quan y tế lao động thông qua việc đo kiểm môi trường lao động hàng năm mà đặt cơ cấu, vật chất bằng hiện vật, mức bồi dưỡng để thực hiện bồi dưỡng hợp lý đảm bảo thực hiện được mục đích giảm độc hại gây tác hại đến sức khỏe và mau chóng phục hồi khả năng lao động của người lao động tại chỗ. 

Phải thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật, cấm chi bằng tiền thay cho việc bồi dưỡng, không tính vào đơn giá tiền lương, không trả theo lương mức bồi dưỡng. Không khoán chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật trong giá thành khoán việc, khoán sản phẩm. Tùy theo số yếu tố độc hại có trong môi trường lao động và khả năng kinh tế mà doanh nghiệp sẽ chi bồi dưỡng ở các mức sau: 4000đ; 6000đ; 8000đ và 10.000đ/ xuất( Thông t​ liên tịch số 10/2006/TTLT- BLĐTBXH- BYT ngày 12/9/2006 của Liên Bộ) ./.

Bài 3.

xác định các yếu tố nguy hiểm, có hại 
trong sản xuất,  xây dựng kế hoạch cải thiện điều kiện Lao động

    I. xác định các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất
1. Khái niệm điều kiện lao động và các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất.

Trong quá trình lao động, dù lao động thủ công hay cơ khí hoá, tự động hoá đều có thể xuất hiện các yếu tố nguy hại. Các yếu tố này tác động vào cơ thể con người, tuỳ loại và mức độ tác động, có thể gây chấn thương, tử vong, bệnh tật liên quan đến nghề nghiệp.

Để đánh giá được các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất yêu cầu người quản lý phải hiểu và nắm vững các qui định trong tiêu chuẩn, qui chuẩn ATVSLĐ liên quan đến ngành nghề, công việc của doanh nghiệp và người lao động.

1.1. Khái niệm điều kiện lao động.

ĐKLĐ là tổng thể các yếu tố kỹ thuật, tổ chức LĐ, KT, XH, tự nhiên, thể hiện qua quá trình công nghệ, công cụ LĐ, đối tượng LĐ, năng lực của NLĐ và sự tác động qua lại giữa các yếu tố đó tạo nên ĐKLV của con người trong quá trình LĐSX. 

Điều kiện lao động trong một doanh nghiệp được đánh giá trên các mặt chủ yếu sau đây:

- Tình trạng an toàn của quá trình công nghệ và máy, thiết bị được sử dụng trong sản xuất. 

- Tổ chức lao động, trong đó liên quan đến việc sử dụng lao động, cường độ lao động, tư thế và vị trí của NLĐ khi làm việc, sự căng thẳng về tinh thần.
- Năng lực nói chung của lực lượng lao động được thể hiện qua sự lành nghề đối với công việc và khả năng nhận thức và phòng tránh các yếu tố nguy hại trong sản xuất.

- Tình trạng nhà xưởng bao hàm sự tuân thủ các qui định về thiết kế xây dựng, PCCC, bố trí máy, tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp.
Nếu các chỉ số đánh giá về đklđ nói trên không phù hợp các qui định trong tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật ATVSLĐ sẽ gây ảnh hưởng xấu tới NLĐ (gây TNLĐ, BNN) dẫn đến năng suất lao động và hiệu quả sản xuất thấp.

1.2.  Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất.

Các yếu tố nguy hiểm luôn tiềm ẩn trong các lĩnh vực như:

-  Trong sử dụng các loại máy cơ khí
· Lắp đặt sửa chữa và sử dụng điện

· Lắp đặt sửa chữa và sử dụng thiết bị áp lực

· Lắp đặt sửa chữa và sử dụng thiết bị nâng

· Trong lắp máy và xây dựng

· Trong ngành luyện kim

· Trong sử dụng và bảo quản hoá chất

· Trong khai thác khoáng sản 

· Trong thăm dò khai thác dầu khí

Trong các lĩnh vực sản xuất các yếu tố nguy hiểm hầu hết đã được đúc kết cụ thể bằng các qui định trong TC, QC KTAT. Các yếu tố này gây nguy hiểm cho NLĐ chủ yếu là do vi phạm các qui định an toàn hoặc không được huấn luyện ATVSLĐ khi tiến hành công việc
Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất là các yếu tố khi tác động vào con người thường gây chấn thương, dập thương các bộ phận hoặc hủy hoại cơ thể con người. Sự tác động đó gây tai nạn tức thì, có khi tử vong. Các yếu tố nguy hiểm thường gặp trong sản xuất bao gồm: 
1. Các bộ truyền động và chuyển động của máy, thiết bị
Như: truyền động dây cu roa, truyền động bánh xe răng, trục chuyền, trục cán, dao cắt thường gây nên các tai nạn : quấn kẹp, đứt chi…
2. Vật văng bắn: 

Trường hợp thường gặp là vật gia công do không kẹp chặt tốt bị bắn, mảnh đá mài bị vỡ, gỗ đánh lại, đá văng khi nổ mìn... thường gây nên các tai nạn: dập thương, chấn thương… 
3. Vật rơi, đổ, sập: 

Thường là kết quả của trạng thái vật chất không bền vững, không ổn định gây ra như sập lò, đổ công trình... thường gây nên các tai nạn: dập thương, chấn thương… 

4. Dòng điện: 

Tuỳ theo mức điện áp, cường độ dòng điện có thể gây bị điện giật, làm tê liệt hệ thống hô hấp, tim mạch…hoặc phóng điện gây bỏng, cháy
5. Nguồn nhiệt gây bỏng có thể là ngọn lửa, hơi nước, kim loại nóng chảy.

6. Nổ hoá học: 

Phản ứng hoá học của các chất kèm theo hiện tượng toả nhiều nhiệt và khí diễn ra trong một thời gian rất ngắn tạo ra một áp lực lớn gây nổ, làm huỷ hoại các vật cản và gây tai nạn cho người ở trong phạm vi vùng nổ.

Các chất có thể gây nổ hoá học bao gồm các khí cháy và bụi. Khi chúng hỗn hợp với không khí đạt đến một tỷ lệ nhất định kèm theo có mồi lửa thì sẽ gây nổ. Mỗi loại khí cháy chỉ có thể nổ khi hỗn hợp với không khí đạt được một tỷ lệ nhất định. Khoảng giới hạn nổ của hỗn hợp khí cháy với không khí càng rộng thì sự nguy hiểm về nổ hoá học càng tăng. Ví dụ khí axêtylen có khoảng giới hạn nổ  từ 3.5 - 82% thể tích; trong khi khí Amôniắc có khoảng giới hạn nổ từ 17 - 25 % thể tích.

7. Nổ vật lý: 

Trong thực tế sản xuất, các thiết bị chịu áp lực có thể nổ khi áp suất của môi chất chứa trong nó vượt quá giới hạn bền cho phép của nó hoặc do thiết bị bị rạn nứt, phồng móp; bị ăn mòn do sử dụng lâu và không được kiểm định; do áp suất vượt quá áp suất cho phép.

Khi nổ thiết bị sẽ sinh công rất lớn làm phá vỡ các vật cản và gây tai nạn cho con người ở xung quanh nó.

8. Nổ của chất nổ ( vật liệu nổ ): 

Chất nổ khi nổ sinh ra công suất lớn hơn làm phá vỡ…, văng bắn gây ra chấn động và sóng xung kích trong một phạm vi bán kính nhất định.

1.3. Các yếu tố có hại trong sản xuất.

Các yếu tố này phát sinh trong quá trình sản xuất khi tác động vào con người với mức độ vượt quá giới hạn chịu đựng của con người sẽ gây tổn hại đến các chức năng của cơ thể, làm giảm khả năng lao động. Sự tác động này thường diễn ra từ từ, kéo dài. Hưởu quả cuối cùng là gây bệnh nghề nghiệp. Các yếu tố có hại thường là
1. Vi khí hậu: là trạng thái lý học của không khí trong một không gian thu hẹp của nơi làm việc, bao gồm: Nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ nhiệt, tốc độ chuyển  động của không khí. Các yếu tố này phải đảm bảo ở giới hạn nhất định, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lao động của con người. Vượt qua giới hạn này là vi khí hậu không thuận lợi, sẽ gây ảnh hưởng tới tâm lý, sức khoẻ và khả năng lao động của con người.
2. Bụi công nghiệp: Là tập hợp nhiều hạt có kích thước nhỏ bé tồn tại trong không khí. Nguy hiểm nhất là bụi có kích thước 0.5 - 5 (m , khi hít phải loại bụi này sẽ có 70 - 80% lượng bụi đi vào phổi và ở trong các phế nang làm tổn thương phổi hoặc gây bệnh bụi phổi.

3. Chất độc: Đa số các hoá chất dùng trong công nghiệp, nông nghiệp và nhiều chất phát sinh trong các quá trình công nghệ sản xuất có tác dụng độc đối với con người. Chúng thường ở các dạng lỏng, rắn khí và thâm nhập vào cơ thể bằng đường hô hấp, tiêu hoá hoặc thấm qua da. Khi các chất độc vào cơ thể với một lượng vượt quá giới hạn sức chịu đựng của con người sẽ bị nhiễm độc mãn tính gây bệnh nghề nghiệp, nếu nhiễm độc cấp tính có thể dẫn đến tử vong.

4. Anh sáng (chiếu sáng): có cường độ chiếu sáng hay còn gọi là độ rọi, nếu độ rọi quá lớn hoặc quá yếu đều có thể gây ra các bệnh lý cho cơ quan thị giác làm giảm khả năng lao động và dễ gây tai nạn lao động.

5. Tiếng ồn: Tiếng ồn là âm thanh gây khó chịu cho con người, nó phát sinh do sự chuyển động của các chi tiết hoặc bộ phận của máy, do va chạm..... tiếng ồn vượt quá giới hạn cho phép dẫn đến bệnh điếc nghề nghiệp.
6. Rung và chấn động: có thể chia 2 loại: rung toàn thân hoặc rung cục bộ. Rung toàn thân khi người lao động làm việc phải đứng hoặc ngồi trên bệ hoặc sàn đặt máy, máy chuyển động làm rung sàn hoặc bệ máy làm rung chuyển toàn thân người lao động. 
Rung cục bộ do một bộ phận thân thể người lao động trong thao tác công việc sử dụng các dụng cụ cầm tay chạy bằng khí nén tiếp xúc với một bộ phận của máy, thiết bị hoạt động tạo thành rung một bộ phận cơ thể người lao động gọi là rung cục bộ.

Cả hai loại rung trên tùy theo mức độ đều gây tổn thương xương, khớp, rối loạn tim mạch. Nếu chấn động vượt quá giới hạn cho phép sẽ gây bệnh nghề nghiệp.

7.  Làm việc quá sức: sự làm việc gắng sức quá mức chịu đựng của cơ thể có thể gây nên nhiều tác hại về hô hấp và tim mạch, mệt mỏi mất tập trung dễ dẫn đến tai nạn thậm chí có thể dẫn đến đột quị.   
2. Phương pháp xác định yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất 

Xác định các yếu tố nguy hiểm, có hại này bằng nhiều cách, tuỳ thuộc vào đặc điểm của ngành nghề sản xuất, nguyên liệu đầu vào người ta có thể áp dụng các phương pháp đánh giá. Theo các chuyên gia về an toàn, vệ sinh lao động có các phương pháp xác định sau:

- Phỏng vấn đối với người trực tiếp tiếp xúc với qui trình công nghệ và các yếu tố để đánh giá (phương pháp dự báo). 

- Người kiểm tra sử dụng bảng kiểm định để đánh giá các yếu tố so với qui định tại TC, QC KTAT (phương pháp nhận biết: để đánh giá sự hợp qui) 
· Dùng thiết bị đo để xác định các yếu tố vệ sinh môi trường lao động (phương pháp định lượng: để đánh giá sự hợp qui).

2.1. Các phương pháp xác định yếu tố có hại trong sản xuất.
a. Vi khí hậu: 

- Phương pháp xác định: Chủ yếu dùng phương pháp định lượng, sử dụng các thiết bị đo chuyên dụng như: nhiệt kế, ẩm kế, phong kế…
b. Bụi công nghiệp: 

- Phương pháp xác định: Có thể dùng các phương pháp định tính thông qua việc tiếp xúc trực tiếp với các giác quan (mắt, mũi,...) để phát hiện các khu vực có bụi, sau đó sử dụng các thiết bị đo chuyên dụng máy đo bụi tổng hợp và bụi hô hấp thông qua phương pháp đếm hạt, trọng lượng. 

c. Chất độc: 
- Phương pháp xác định: Có thể dùng phương pháp định lượng dựa vào các thiết bị đo. Hoặc thông qua kết quản khám sức khỏe để đánh giá nguy cơ tiểm ẩn.

d.Ánh sáng: 

- Phương pháp xác định: Đối với yếu tố này có thể dùng 2 phương pháp chính là phương pháp dựa vào người tiếp xúc để đánh giá và phương pháp định lượng tiến hành đo cường độ ánh sáng.

e. Tiếng ồn và chấn động: 

- Phương pháp xác định: 

+ Phương pháp định lượng tiến hành đo mức độ chấn động ( rung cục bộ, rung toàn thân), độ ồn ( độ ồn trung bình, ồn tức thời) sử dụng máy đo ồn tức thời, đo ồn phân tích các dải tần số; 


+ Phương pháp phỏng vấn dựa vào người tiếp xúc với các yếu tố để đánh giá và sử dụng kết quả khám sức khỏe định kỳ để đánh giá.

2.2. Các phương pháp xác định yếu tố nguy hiểm trong sản xuất.
Phương pháp chủ yếu được sử dụng là đánh giá các yếu tố nguy hiểm so với qui định tại  TC, QCKT hiện hành

a.Đối với  máy, thiết bị cơ khí: kiểm tra, xác định theo các yêu cầu sau:

- Che chắn các bộ phận truyền động


- Biện pháp nối đất bảo vệ…


- Sự đầy đủ của các thiết bị an toàn


b. Đối với thiết bị áp lực: kiểm tra, xác định theo các yêu cầu sau:


- Thời hạn kiểm định thiết bị


- Sự hoàn hảo của thiết bị đo và cơ cấu an toàn


- Tình trạng kỹ thuật thực tế: sự ăn mòn quá mức đối với các phần tử chịu áp lực và biến dạng


- Tình trạng an toàn của các thiết bị liên quan.

- Nơi đặt thiết bị


c. Hệ thống nối đất và chống sét: kiểm tra, xác định theo các yêu cầu sau:


- Kiểm tra, đánh giá sự hoàn hảo của các dây, cọc nối đất


- Việc thực hiện đo: R​nđ theo định kỳ.


d. Các kho chứa nguyên vật liệu: kiểm tra, xác định theo các yêu cầu sau:


- Sự sắp xếp và bố trí kho theo qui định

- Thực hiện các biện pháp an toàn chống đổ, chống cháy nổ

- Các cửa thoát hiểm, hệ thống thông gió, hệ thống điện


- Các phương tiện thiết bị để xử lý phòng cháy, chữa cháy.


e. Các thiết bị nâng hạ: kiểm tra, xác định theo các yêu cầu sau:


- Thời hạn kiểm định thiết bị


- Tình trạng kỹ thuật thực tế: sự ăn mòn quá mức đối với các phần tử chịu lực, xác định biến dạng, tình trạng của cáp, móc, …

- Tình trạng an toàn của các thiết bị liên quan: cơ cấu hạn chế quá tải, cơ cấu hạn chế chiều cao nâng móc, cơ cấu hạn chế hành trình…

f. An toàn giao thông nội bộ, nhà xưởng:

- Các rãnh thoát nước, hố ga trên đường vận chuyển (nắp đậy, …)


- Độ cản trở giao thông hoặc vận chuyển nguyên vật liệu…

- Tình trạng kỹ thuật hiện hữu…

g. Hệ thống điện và các thiết bị bảo vệ: kiểm tra, xác định theo các yêu cầu sau:


- Hệ thống dây dẫn điện


- Hệ thống phân phối điện


- Các thiết bị bảo vệ
II. đánh giá và quản lý các yếu tố nguy hiểm có hại 
Đánh giá và quản lý các yếu tố nguy hiểm có hại là một quá trình liên tục thông qua kiểm tra thực tế và rút kinh nghiệm qua những vụ tai nạn, sự cố xảy ra tại doanh nghiệp hoặc tại các doanh nghiệp có cùng ngành nghề thông qua phân tích các nguyên nhân để có biện pháp ngăn ngừa sự cố tái diễn. Quá trình đánh giá phải tiến hành thường xuyên và đóng vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp.

Việc hoạch định chính sách AT -VSLĐ phải dựa trên cơ sở đánh giá và quản lý các yếu tố nguy hiểm có hại trong sản xuất.

Đặc biệt quan trọng khi đánh giá sự tác động của các mối nguy hiểm tới con người, tài sản, môi trường để xác định biện pháp hạn chế, giảm thiểu và kiểm soát được nó.

1. Yêu cầu khi thực hiện đánh giá các yếu tố nguy hiểm có hại.

- Phải đảm bảo xem xét toàn diện các lĩnh vực sản xuất thuộc phạm vi quản lý để xác đinh các yếu tố rủi ro

- Thiết lập biện pháp khống chế và ngăn ngừa rủi ro trong mọi lĩnh vực sản xuất

- Lãnh đạo các cấp có trách nhiệm quản lý rủi ro và chuẩn bị các điều kiện vật chất kỹ thuật trong việc quản lý và xử lý các các yếu tố nguy hiểm có hại
2. Nội dung chính của đánh giá và quản lý các yếu tố nguy hiểm có hại
- Xác định các mối nguy hiểm

- Đánh giá sự tác động của các yếu tố nguy hiểm có hại tới con người, tài sản môi trường.

- Xác định các biện pháp hạn chế, giảm thiểu rủi ro

- Kiểm tra đánh giá các biện pháp thực hiện

- Kiểm soát để đảm bảo rằng các mối nguy hiểm nằm trong giới hạn có thể chấp nhận được

Các yếu tố nguy hiểm có hại đã xác định cần được phân loại theo khả năng xảy ra và hậu quả để quy định biện pháp giảm thiểu, các dạng rủi ro khác nhau đòi hỏi phương pháp quản lý khác nhau.
3. Một số loại các yếu tố nguy  hiểm thường gặp

3.1.  Nguy hiểm do vị trí công việc

- Làm việc trên cao

- Làm việc dưới hầm kín

- Làm việc trong khu vực có nguy hiểm cao về nhiễm độc, cháy nổ…

3.2. Nguy hiểm  do công nghệ và kĩ thuật

- Khi xác định sai công nghệ cũng có thể dẫn tới rủi ro

- Các trang bị kĩ thuật không hoàn hảo, thiếu các thiết bị an toàn, không được kiểm định định kỳ cũng dẫn đến rủi ro

3.3.  Rủi ro do lỗi chủ quan của con người 

- Không huấn luyện nghề nghiệp và huấn luyện AT – VSLĐ trước khi giao việc

- Tổ chức sản xuất không hợp lý

- Không có biện pháp an toàn trong thi công

- Không trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

- Không triển khai các quy định của nhà nước về AT - VSLĐ trong việc đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho người lao động

Mọi sự cố tai nạn lao động cần được điều tra tìm nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục và phổ biến tới mọi người để phòng tránh, công tác thống kê, báo cáo TNLĐ giúp lãnh đạo và các bộ phận đánh giá và hiệu chỉnh các kế hoạch quản lý các yếu tố nguy hiểm có hại.

Các yếu tố cần thiết đảm bảo cho việc thực hiện và tổ chức quản lý các yếu tố nguy hiểm có hại có hiệu quả:

* Định kỳ xem xét, đánh giá công tác quản lý và kết quả thực hiện công tác quản lý rủi ro để thực hiện việc cải tiến liên tục.

* Tạo điều kiện thông tin hai chiều với người lao động, các bên liên quan về các vấn đề AT-VSLĐ cũng như khuyến khích việc chia sẻ các bài học kinh nghiệm về AT-VSLĐ trong cũng như ngoài doanh nghiệp. 

* Lãnh đạo cao nhất có trách nhiệm bảo đảm sự thống nhất nguyên tắc quản lý rủi ro đối với mọi hoạt động đồng thời, tránh các mâu thuẫn giữa chức năng và nhiệm vụ của cá nhân, bộ phận được phân cấp.

III. xây dựng kế hoạch cải thiện điều kiện lao động

Theo quy định và hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động tại Thông tư liên tịch số 14/1998/ TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN: Các doanh nghiệp khi lập kế hoạch sản xuất phải đồng thời lập kế hoạch bảo hộ lao động. Các cơ quan quản lý cấp trên của doanh nghiệp nếu tổ chức xét duyệt kế hoạch sản xuất thì đồng thời phải xét duyệt kế hoạch bảo hộ lao động.

1. Nội dung kế hoạch bảo hộ lao động.

1.1. Các biện pháp về kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy nổ:

- Chế tạo, sửa chữa, mua sắm các thiết bị, bộ phận, dụng cụ nhằm mục đích che, chắn, hãm, đóng, mở các máy, thiết bị, bộ phận, công trình, khu vực nguy hiểm, có nguy cơ gây sự cố, tai nạn lao động;

- Làm thêm các giá để nguyên vật liệu, thành phẩm;

- Bổ sung hệ thống chống sét, chống rò điện;

- Lắp đặt các thiết bị báo động bằng màu sắc, ánh sáng, tiếng động...

- Đặt biển báo;

- Mua sắm, sản xuất các thiết bị, trang bị phòng cháy, chữa cháy;

- Tổ chức lại nơi làm việc phù hợp với ngư​ời lao động;

- Di chuyển các bộ phận sản xuất, kho chứa các chất độc hại, dễ cháy nổ ra xa nơi có nhiều người qua lại.

1.2. Các biện pháp về kỹ thuật vệ sinh lao động phòng chống độc hại, cải thiện điều kiện lao động:

- Lắp đặt các quạt thông gió, hệ thống hút bụi, hút hơi khí độc;

- Nâng cấp, hoàn thiện làm cho nhà x​ưởng thông thoáng, chống nóng, ồn và các yếu tố độc hại lan truyền;

- Xây dựng, cải tạo nhà tắm;

- Lắp đặt máy giặt, máy tẩy chất độc.

1.3. Mua sắm trang thiết bị bảo vệ cá nhân:

Dây an toàn; mặt nạ phòng độc; tất chống lạnh; tất chống vắt; ủng cách điện; ủng chịu axít; mũ bao tóc, mũ chống chấn thương sọ não; khẩu trang chống bụi; bao tai chống ồn; quần áo chống phóng xạ, chống điện từ tr​ờng, quần áo chống rét, quần áo chịu nhiệt v.v...

1.4. Chăm sóc sức khoẻ ng​ười lao động:

- Khám sức khoẻ khi tuyển dụng;

- Khám sức khoẻ định kỳ;

- Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp;

- Bồi d​ưỡng bằng hiện vật;

- Điều d​ưỡng và phục hồi chức năng lao động.

1.5. Tuyên truyền giáo dục, huấn luyện về bảo hộ lao động:

- Tổ chức huấn luyện về bảo hộ lao động cho ng​ời lao động;

- Chiếu phim, tham quan triển lãm bảo hộ lao động;

- Tổ chức thi an toàn vệ sinh viên giỏi;

- Tổ chức thi viết, thi vẽ đề xuất các biện pháp tăng c​ờng công tác bảo hộ lao động;

- Kẻ pa nô, áp phích, tranh an toàn lao động; mua tài liệu, tạp chí bảo hộ lao động.
Kế hoạch bảo hộ lao động phải bao gồm cả nội dung, biện pháp, kinh phí, vật tư, thời gian hoàn thành, phân công tổ chức thực hiện. Đối với các công việc phát sinh trong năm kế hoạch phải đ​ược xây dựng kế hoạch bổ sung phù hợp với nội dung công việc. Kinh phí trong kế hoạch bảo hộ lao động đư​ợc hạch toán vào giá thành sản phẩm hoặc phí lưu thông của các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh; đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp được tính trong chi phí th​ường xuyên.

2. Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo hộ lao động.

2.1. Căn cứ để lập kế hoạch:

a) Nhiệm vụ, ph​ương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình lao động của năm kế hoạch;

b) Những thiếu sót tồn tại trong công tác bảo hộ lao động đ​ược rút ra từ các vụ tai nạn lao động, cháy nổ, bệnh nghề nghiệp, từ các báo cáo kiểm điểm việc thực hiện công tác bảo hộ lao động năm trước;

c) Các kiến nghị phản ánh của người lao động, ý kiến của tổ chức công đoàn và kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra.

2.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch bảo hộ lao động

a) Sau khi kế hoạch bảo hộ lao động đ​ược ngư​ời sử dụng lao động hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt thì bộ phận kế hoạch của doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện;

b) Cán bộ bảo hộ lao động phối hợp với bộ phận kế hoạch của doanh nghiệp đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và th​ường xuyên báo cáo người sử dụng lao động, đảm bảo kế hoạch bảo hộ lao động được thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn;

c) Người sử dụng lao động có trách nhiệm định kỳ kiểm điểm đánh giá việc thực hiện kế hoạch bảo hộ lao động và thông báo kết quả thực hiện cho ngư​ời lao động trong đơn vị biết.

3. Xây dựng kế hoạch cải thiện điều kiện lao động theo bản kiểm định.

Khác với kế hoạch bảo hộ lao động hàng năm nêu trên, kế hoạch cải thiện điều kiện lao động được xây dựng trên cơ sở việc kiểm định, đánh giá qua các đợt kiểm tra bằng bản kiểm định và phân tích sự cố, tai nạn xảy ra trong quá trình sản xuất. Những kế hoạch cải thiện này thường xây dựng và tổ chức thực hiện ngay trong tuần, trong tháng, hoặc trong quý. Căn cứ vào việc thực hiện tự kiểm tra của các bộ phận, phân xưởng, đội sản xuất thông qua việc dùng bản kiểm định để phát hiện, đánh giá những nguy cơ, rủi ro qua đó có những sự đề xuất ưu tiên để tiến hành các biện pháp ngăn ngừa, phòng tránh những sự cố trong hoạt động sản xuất, ngăn ngừa tai nạn lao động và các tác hại nghề nghiệp.

Các kế hoạch này được đưa ra với thời hạn thực hiện cụ thể, thường là các kế hoạch ngắn hạn. Trong kế hoạch cũng có sự phân công, phân nhiệm, người thực hiện, các chi phí vật chất cần thiết để thực hiện cải thiện trong một thời gian ngắn.

Ví dụ: Theo kiểm tra nhóm lao động bằng bản kiểm định phát hiện thấy việc sắp xếp vật liệu ngăn cản lối vận chuyển trong phân xưởng. Qua đó có yêu cầu ưu tiên cần thực hiện di chuyển và sắp xếp lại vật liệu nơi tập kết có kho để hợp lý và phải thực hiện giải phóng lối đi vận chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm thông thoáng. Ngay lập tức nhóm lao động cần thảo luận nhóm và đề xuất đưa ra kế hoạch thực hiện, trao đổi với phân xưởng trưởng xây dựng kế hoạch gồm các bước thực hiện: quy định chỗ kho để vật liệu cần di chuyển đến, huy động nhân lực, phương tiện và thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành.

Loại hình kế hoạch này sẽ luôn xuất hiện và phải thực hiện ngay, vì hoạt động sản xuất nhiều khi do tiến độ hoàn thành hợp đồng giao sản phẩm dễ phát sinh các rủi ro mà do chính hoạt động sản xuất sinh ra. Các rủi ro này cần được phát hiện, phân tích, đánh giá và phải có ngay các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa.

Dưới đây là các loại bản kiểm định được xây dựng và phân loại trong các lĩnh vực ngành sản xuất khác nhau. Tùy từng lĩnh vực ngành nghề mà sử dụng các loại bản kiểm định phù hợp. Các bản kiểm định được thực hiện ứng dụng có nội dung đề cập thiết thực với tính chất, nội dung và các nguyên lý an toàn của từng lĩnh vực đó. 

Bài 4.
Kiểm tra, tự kiểm tra hiệu chỉnh kế hoạch

 I. Kiểm tra về AT-VSLĐ
Doanh nghiệp tự kiểm tra và hướng dẫn các đơn vị bộ phận, phân xưởng, tổ, đội tự kiểm tra theo qui định tại phụ lục số 3 Thông tư liên tịch số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN và theo hướng dẫn tại Quyết định số 02/2006/QĐ- BLĐTBXH, ngày 16/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội “Ban hành quy chế tự kiểm tra pháp luật lao động”.

1. Mục đích, ý nghĩa:

Kiểm tra an toàn - vệ sinh lao động nhằm nắm bắt, đánh giá, quản lý được tình hình triển khai và thực hiện kế hoạch, các quy định, các chương trình an toàn vệ sinh lao động tại các phân xưởng, đơn vị, tổ, đội sản xuất và trên phạm vi toàn doanh nghiệp.

Kiểm tra về an toàn – vệ sinh nhằm phát hiện kịp thời các thiếu sót về an toàn vệ sinh lao động để có biện pháp khắc phục, đồng thời làm căn cứ hiệu chỉnh kế hoạch, tổ chức bộ máy, cũng như các quy định... (nếu chưa phù hợp, hoặc không còn phù hợp).
Kiểm tra còn có tác dụng giáo dục, nhắc nhở người sử dụng lao động và người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành nội quy, quy trình, biện pháp làm việc an toàn, vệ sinh, đồng thời nâng cao khả năng phát hiện các nguy cơ gây tai nạn lao động, ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ và phát huy tinh thần sáng tạo, tự lực trong việc tổ chức khắc phục các thiếu sót tồn tại. 

Công tác kiểm tra và tự kiểm tra về an toàn - vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng, do tình trạng sản xuất lạc hậu, điều kiện làm việc xấu, có nhiều nguy cơ gây tai nạn lao động, nhận thức về công tác an toàn vệ sinh lao động của người quản lý sản xuất và người lao động chưa cao. Với doanh nghiệp nhỏ cần phát huy tính tích cực của hoạt động tự kiểm tra, giúp cho việc đánh giá các nguy cơ, rủi ro được chính xác và có ngay các biện pháp phòng ngừa sự cố, tai nạn lao động.

2. Nguyên tắc:

2.1. Người, bộ phận và hình thức thực hiện việc kiểm tra phải căn cứ vào các qui định, tổ chức của  doanh nghiệp để xác định sao cho phù hợp.

2.2. Việc kiểm tra dựa theo các chỉ tiêu kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động (mục tiêu, chỉ tiêu kỹ thuật, định tính, định lượng, tiến độ thực hiện...). Kiểm tra phát hiệu những nguy hiểm có hại mới phát sinh. 

Ví dụ: Khi đặt ra kế hoạch và thực hiện về trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho cán bộ công nhân trong cơ quan. Việc kiểm tra (giám sát) dựa vào các chỉ tiêu về chủng loại, mẫu mã phương tiện bảo vệ cá nhân, số lượng, chất lượng, tiến độ nhập và cấp phát đến tay công nhân phương tiện bảo vệ cá nhân...mà kế hoạch đã đề ra.

2.3. Việc kiểm tra thực hiện ở mọi khâu của hoạt động sản xuất (kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh thực phẩm...).

2.4. Việc kiểm tra phải được ghi chép (hoặc lập hồ sơ) theo đúng mẫu biểu qui định tại đơn vi, và theo pháp luật để theo dõi và định kỳ xem xét lại.

2.5. Kiểm tra phải thường xuyên cung cấp các thông tin:

- Thông tin phản hồi về công tác AT-VSLĐ của cơ sở. 

- Thông tin về kết quả kiểm tra nhằm phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn và các biện pháp phòng chống, kiểm soát các nguy cơ hàng ngày ở nơi làm việc; tính hiệu quả của triển khai thực hiện các kế hoạch AT-VSLĐ.

3. Kiểm tra AT-VSLĐ:

3.1. Nội dung kiểm tra:                                     

a. Việc thực hiện các quy định về bảo hộ lao động như: khám sức khoẻ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bồi dưỡng bằng hiện vật, khai báo, điều tra, thống kê tai nạn lao động...;
b. Hồ sơ, sổ sách, nội quy, quy trình và biện pháp an toàn, sổ ghi biên bản kiểm tra, sổ ghi kiến nghị;                          

c. Việc thực hiện tiêu chuẩn, quy phạm, quy trình biện pháp an toàn đã ban hành;

d. Tình trạng an toàn, vệ sinh của các máy, thiết bị, nhà xưởng, kho tàng và nơi làm việc như: Che chắn tại các vị trí nguy hiểm, độ tin cậy của các cơ cấu an toàn, chống nóng, chống bụi, chiếu sáng, thông gió, thoát nước...;
e. Việc sử dụng, bảo quản trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy, phương tiện cấp cứu y tế;
f. Việc thực hiện các nội dung của kế hoạch bảo hộ lao động;
g. Việc thực hiện kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra;
h. Việc quản lý, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và việc kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại;
i. Kiến thức an toàn, vệ sinh lao động, khả năng xử lý sự cố và sơ cứu, cấp cứu của người lao động;
k. Việc tổ chức ăn uống bồi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ người lao động;
          

l. Hoạt động tự kiểm tra của cấp dưới, việc giải quyết các đề xuất, kiến nghị về bảo hộ lao động của người lao động;
m. Trách nhiệm quản lý công tác bảo hộ lao động và phong trào quần chúng về bảo hộ lao động;


           3.2. Hình thức kiểm tra:

           a. Kiểm tra tổng thể các nội dung về an toàn vệ sinh lao động có liên quan đến quyền hạn của cấp kiểm tra;
           b. Kiểm tra chuyên đề từng nội dung;
           c. Kiểm tra sau đợt nghỉ sản xuất dài ngày;
           d. Kiểm tra trước hoặc sau mùa mưa, bão;
           e. Kiểm tra sau sự cố, sau sửa chữa lớn;
           f. Kiểm tra định kỳ để xem xét nhắc nhở hoặc chấm điểm để xét duyệt thi đua;

Ngoài ra có thể áp dụng kiểm tra đột xuất( không báo trước). Hình thức này rất hiệu quả, trực tuyến, gọn nhẹ, nhanh, ít tốn kém,  khắc phục được sự hình thức chống đối của đơn vị được kiểm tra.  

3.3. Tổ chức việc kiểm tra

Để việc tự kiểm tra có hiệu quả, tránh hình thức, đối phó cần phải chuẩn bị chu đáo và thực hiện nghiêm chỉnh các bước sau:
a. Thành lập đoàn kiểm tra (Thường áp dụng trong các doanh nghiệp lớn và vừa): Ở cấp doanh nghiệp và cấp phân xưởng khi tự kiểm tra nhất thiết phải tổ chức đoàn kiểm tra, những người tham gia kiểm tra phải là những người có trách nhiệm của doanh nghiệp và của công đoàn, có hiểu biết về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động;

Đối với doanh nghiệp nhỏ có dưới 50 lao động, không đủ điều kiện thành lập đoàn kiểm tra thì có thể vận dụng linh hoạt hơn, ví dụ: người sử dụng lao động cùng người được giao trách nhiệm quản lý công tác ATVSLĐ trực tiếp tiến hành tự kiểm tra trong toàn doanh nghiệp theo định kỳ thường xuyên. Hướng dẫn người lao động phương pháp đánh giá rủi ro trước khi tiến hành công việc và liên tục thực hiện quy trình tự kiểm tra đánh giá theo các bảng kiểm định có nội dung liên quan đánh giá các yếu tố độc hại, nguy hiểm trong điều kiện lao động nơi làm việc của mình. 

b. Họp đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cho các thành viên, xác định lịch kiểm tra;
c. Thông báo lịch kiểm tra đến các đơn vị hoặc các tổ, đội sản xuất;
d. Tiến hành kiểm tra:        

- Quản đốc phân xưởng (nếu là kiểm tra ở phân xưởng) phải báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác bảo hộ lao động với đoàn kiểm tra và đề xuất các kiến nghị, biện pháp khắc phục thiếu sót tồn tại ngoài khả năng tự giải quyết của phân xưởng; dẫn đoàn kiểm tra đi xem xét thực tế và trả lời các câu hỏi, cũng như tiếp thu các chỉ dẫn của đoàn kiểm tra;

          - Mọi vị trí sản xuất, kho tàng đều phải được kiểm tra.
e. Lập biên bản kiểm tra:
- Đoàn kiểm tra ghi nhận xét và kiến nghị đối với đơn vị được kiểm tra; ghi nhận các vấn đề giải quyết thuộc trách nhiệm của cấp kiểm tra vào sổ biên bản kiểm tra của đơn vị được kiểm tra;
- Trưởng đoàn kiểm tra và trưởng bộ phận được kiểm tra phải ký vào biên bản kiểm tra.
f. Phát huy kết quả kiểm tra:
- Đối với các đơn vị được kiểm tra phải xây dựng kế hoạch khắc phục các thiếu sót tồn tại thuộc phạm vi của đơn vị giải quyết, đồng thời gửi cấp kiểm tra để theo dõi thực hiện;
- Cấp kiểm tra phải có kế hoạch phúc tra việc thực hiện kiến nghị đối với cơ sở; tổng hợp những nội dung thuộc trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết của mình đối với cấp dưới và giao cho các bộ phận giúp việc tổ chức thực hiện.
g. Thời hạn tự kiểm tra ở cấp doanh nghiệp và cấp phân xưởng:

Tuỳ theo tính chất sản xuất kinh doanh, người sử dụng lao động quy định các hình thức tự kiểm tra và thời hạn tự kiểm tra ở cấp doanh nghiệp và cấp phân xưởng. Tuy nhiên, định kỳ tự kiểm tra toàn diện phải được tiến hành 3 tháng / 1 lần ở cấp doanh nghiệp và 1 tháng / 1 lần ở cấp phân xưởng.

h. Tự kiểm tra ở tổ sản xuất:

Việc tự kiểm tra ở tổ phải tiến hành vào đầu giờ làm việc hàng ngày và trước khi bắt đầu vào một công việc mới, vì vậy cần phải được làm nhanh, gọn theo trình tự sau đây:
- Mỗi cá nhân trong tổ đầu giờ làm việc hàng ngày có nhiệm vụ quan sát tình trạng an toàn, vệ sinh lao động của máy, thiết bị, điện, mặt bằng sản xuất, dụng cụ phương tiện phòng cháy chữa cháy, dụng cụ phương tiện cấp cứu sự cố v.v... và báo cáo tổ trưởng những thiếu sót hoặc các nguy cơ gây tai nạn lao động hoặc ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ (nếu có).

- Tổ trưởng sau khi nhận được các thông tin về tình trạng mất an toàn có nhiệm vụ kiểm tra lại các tồn tại được tổ viên phát hiện, hướng dẫn hoặc bàn bạc với công nhân trong tổ các biện pháp loại trừ để tránh xảy ra tai nạn lao động;
- Đối với những nguy cơ mà khả năng tổ không tự giải quyết được thì phải thực hiện biện pháp tạm thời để phòng tránh xảy ra tai nạn lao động, sau đó ghi vào sổ kiến nghị và báo cáo ngay với quản đốc phân xưởng để được giải quyết.
i. Lập sổ kiến nghị và sổ ghi biên bản kiểm tra về an toàn lao động-vệ sinh lao động:
- Sổ kiến nghị và sổ ghi biên bản kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động là hồ sơ gốc của hoạt động tự kiểm tra bảo hộ lao động, là chế độ công tác của cán bộ quản lý sản xuất các cấp để thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra đôn đốc cũng như tranh thủ sự đóng góp phản ánh của cấp dưới về tình hình an toàn và vệ sinh lao động, là hồ sơ theo dõi việc giải quyết các thiếu sót tồn tại. Vì vậy, việc lập sổ kiến nghị và sổ ghi biên bản kiểm tra là yêu cầu bắt buộc ở mọi cấp trong doanh nghiệp;
- Sổ kiến nghị và sổ ghi biên bản kiểm tra về an toàn và vệ sinh lao động phải được đóng dấu giáp lai và quản lý, lưu giữ theo chế độ quản lý tài liệu hiện hành để truy cứu khi cần thiết.
- Mọi trường hợp phản ánh kiến nghị đề xuất và tiếp nhận kiến nghị đề xuất đều phải được ghi chép và ký nhận vào sổ kiến nghị về an toàn, vệ sinh lao động để có cơ sở xác định trách nhiệm.
 II. đánh giá việc thực hiện công tác  AT-VSLĐ
1. Nguyên tắc đánh giá:

- Căn cứ vào kết quả  kiểm tra, giám sát để đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch BHLĐ.

- Đánh giá dựa trên các chỉ tiêu kế hoạch BHLĐ đã đề ra.
- Đánh giá phải chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung.
2. đánh giá thông qua các công cụ:

- Phiếu tự kiểm tra an toàn - vệ sinh lao động tại doanh nghiệp theo Quyết định số 02/2006/QĐ- BLĐTBXH ngày 16/2/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động;
- Sổ ghi chép trong quá trình giám sát.

- Biên bản kiểm tra.

- Báo cáo định kỳ về bảo hộ lao động theo quy định tại mục VI và phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 31/10/1998 của liên tịch Bộ Y tế - Bộ LĐTBXH – TLĐLĐVN.

- Báo cáo sơ kết tổng kết theo điểm 2.VI của thông tư liên tịch số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 31/10/1998 của liên tịch Bộ Y tế - Bộ LĐTBXH – TLĐLĐVN.

- Báo cáo định kỳ tại nạn lao động theo điểm 4, mục II và biểu mẫu số 01/TNLĐ-CS tại Thông tư liên tịch số 14/TTLT-BLĐTBXH – BYT - TLĐLĐVN ngày 8/3/2005 của liên tịch Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế, TLĐLĐVN về hướng dẫn việc khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động  

          - Báo cáo quản lý sức khoẻ người lao động theo mục IV của Thông tư số 13/BYT-TT ngày 24/10/1996 của Bộ Y tế :” Hướng dẫn thực hiện quản lý vệ sinh lao động, quản lý sức khoẻ người lao động và bệnh nghề nghiệp”…

3. Phiếu tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở:

Theo Quyết định số 02/2006/QĐ- BLĐTBXH, ngày 16/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội “Ban hành quy chế tự kiểm tra pháp luật lao động”.
3.1. Yêu cầu
- Người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc đại diện người lao động tổ chức tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động và ghi kết quả . Khắc phục, xử lý ngay các vi phạm pháp luật lao động được phát hiện thông qua tự kiểm tra.

- Ghi chép kết quả tự kiểm tra phải chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung.

- Giải trình về kết quả ghi chép khi có yêu cầu của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền.

- Báo cáo kết quả tự kiểm tra theo qui định của pháp luật.

3.2. Nội dung phiếu tự kiểm tra thực hiện PLLĐ và ATVSLĐ:

1. Các loại báo cáo định kỳ.

2. Lao động:

3. Thỏa ước lao động tập thể:

4. Tiền lương:

5. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi:

6. Bảo hiểm xã hội 

7. An toàn lao động, vệ sinh lao động:

7.1. Xây dựng kế hoạch Bảo hộ lao động hàng năm:

Có    [ ]

Không     [ ]

   Không đầy đủ    [ ]

7.2. Hội đồng Bảo hộ lao động:

Có    [ ]


Không     [ ]

7.3. Số lượng cán bộ làm công tác an toàn:………………… người.

Trong đó chuyên trách:………………….. người 

- Thành lập phòng hoặc bộ phận làm công tác an toàn lao động - vệ sinh lao động:

Có    [ ]


Không     [ ]

7.4. Số lượng cán bộ y tế chăm sóc sức khỏe:…………………… người 

- Thành lập phòng y tế:

Có    [ ]


Không     [ ]

7.5. Mạng lưới an toàn, vệ sinh viên:

Có    [ ]


Không     [ ]

7.6. Phân định trách nhiệm quản lý của cán bộ quản lý và các bộ phận chuyên môn:

Có    [ ]


Không     [ ]

7.7. Thực hiện chế độ tự kiểm tra về công tác Bảo hộ lao động tại doanh nghiệp:

Có    [ ]


Không     [ ]

7.8. Tổng số các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an lao động - vệ sinh lao động đang được sử dụng………………………..

+ Số đã kiểm định:…………………

+ Số chưa kiểm định:………………

+ Số đã đăng ký:…………………..

+ Số chưa đăng ký:………………..

7.9. Đã huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

- Cho người sử dụng lao động và người quản lý:…………… người, chiếm tỷ lệ………..% so với tổng số phải huấn luyện.

- Cho người làm công tác an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở:…………..người, chiếm tỷ lệ……….% so với tổng số lao động phải huấn luyện.

- Cho người lao động:……………… người, chiếm tỷ lệ………% so với tổng số lao động.

- Cấp thẻ an toàn:…………….. người, chiếm tỷ lệ……….% so với tổng số lao động thuộc diện phải cấp thẻ.

7.10. Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân theo danh mục nghề:

Có    [ ]

Không     [ ]

   Không đầy đủ    [ ]

7.11. Xây dựng các nội quy, quy trình vận hành các loại máy, thiết bị về các biện pháp làm việc an toàn, vệ sinh lao động đặt tại nơi làm việc:

Có    [ ]

Không     [ ]

   Không đầy đủ    [ ]

7.12. Xây dựng luận chứng về các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động đối với nơi làm việc của người lao động và môi trường xung quanh:

Có    [ ]

Không     [ ]

   Không đầy đủ    [ ]

7.13. Thực hiện bồi dưỡng cho người lao động làm các công việc độc hại, nguy hiểm và đặc biệt độc hại, nguy hiểm:

Bằng hiện vật    [ ]

Bằng tiền     [ ]
    Không thực hiện    [ ]

7.14. Tổng số vụ tai nạn lao động:……………………………………………

- Tai nạn nhẹ:……………………… vụ

- Tai nạn nặng:…..………………… vụ

- Tai nạn chết người:………….…… vụ………………. người 

- Tổng số vụ tai nạn lao động đã điều tra:……………… vụ

- Số người bị tai nạn lao động đã giám định sức khỏe:……………….. người 

- Số người bị tai nạn lao động chưa giám định sức khỏe:…………….. người 

- Số người bị tai nạn lao động đã bố trí trở lại làm việc:……………… người 

- Số người bị tai nạn lao động chưa bố trí trở lại làm việc:…………… người 

- Khai báo tai nạn lao động với Sở LĐTBXH:

Có    [ ]


Không     [ ]

7.15. Đo đạc, kiểm tra môi trường tại nơi làm việc:

- Năm gần nhất:………………..

- Số mẫu đã đo:………………..

Trong đó: 
+ Số mẫu đạt tiêu chuẩn:……………..

                     + Số mẫu không đạt:…………………

- Yếu tố độc hại có tỷ lệ mẫu vượt tiêu chuẩn cho phép cao nhất là gì:……...

7.16. Trang bị phương tiện, túi thuốc cấp cứu:

Có    [ ]

Không     [ ]

   Không đầy đủ    [ ]

7.17. Các biện pháp kỹ thuật nhằm cải thiện điều kiện, môi trường làm việc:

Có    [ ]


Không     [ ]

7.18. Các biện pháp xử lý chất thải lỏng, rác thải công nghiệp, khí thải:

Có    [ ]


Không     [ ]

7.19. Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động:

- Năm gần nhất:…………

- Được khám:…………… người, chưa được khám:…………….. người.

- Hồ sơ quản lý theo dõi sức khỏe của người lao động hàng năm:

Có    [ ]


Không     [ ]

7.20. Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp hàng năm cho người lao động:

- Được khám:………… người, chưa được khám:…………… người. 

- Số người mắc bệnh nghề nghiệp:…………………………. người. 

Trong đó:

+ Được giám định, điều trị:…………… người. 

+ Được cấp sổ:………….. người. 

+ Số người được chuyển công việc khác:……………người.

8. Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất:

9. Tranh chấp lao động:

10. Số vụ khiếu nại về lao động:……………… vụ

4. báo cáo định kỳ về Bảo hộ lao động:
Báo cáo định kỳ về bảo hộ lao động theo quy định tại mục 1.VI và phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 31/10/1998 của liên tịch Bộ Y tế - Bộ LĐTBXH – TLĐLĐVN.

1. Lao động: - Tổng số lao động : Trong đó: Số lao động nữ: - Số lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (Loại IV, V, VI) Trong đó: Số Lao động nữ:

2. Tai nạn lao động : 

- Tổng số vụ tai nạn lao động 

- Số vụ có người chết 

- Tổng số người bị tai nạn lao động 

- Số người chết vì tai nạn lao động Trong đó: Lao động nữ: 

- Số người bị suy giảm 31% sức LĐ trở lên

- Chi phí bình quân/1 vụ TNLĐ chết người 

- Thiệt hại do tai nạn lao động 

- Số ngày công nghỉ vì tai nạn lao động 

- Số người phải nghỉ mất sức và hưu trước tuổi vì TNLĐ.

3. Bệnh nghề nghiệp: 

- Tổng số người bị bệnh nghề nghiệp Trong đó nữ: 

- Số ngày công nghỉ vì bệnh nghề nghiệp 

- Số người phải nghỉ mất sức và nghỉ hưu trước tuổi vì BNN.
         

4. Huấn luyện 

- Số người lao động được huấn luyện về BHLĐ Trong đó: Số được huấn luyện tại:

5. Các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ: 

- Tổng số thiết bị Trong đó: 

- Số thiết bị đã được đăng ký 

- Số thiết bị đã được kiểm định và cấp phép.

6. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: 

- Số giờ làm thêm bình quân/ ngày 

- Số ngày làm thêm bình quân/ tuần 

- Số giờ làm thêm bình quân/ năm

7. Bồi dưỡng chống độc hại bằng hiện vật: 

- Tổng số người: 

- Tỷ lệ % không thể tổ chức cho ăn uống tại chỗ phải phát hiện vật cho người lao động. 


         8. Tổng chi phí cho công tác BHLĐ: 

- Thiết bị AT-VSLĐ. 

- Quy trình, biện pháp cải thiện điều kiện lao động. 

- Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.

- Bồi dưỡng bằng hiện vật 

- Tuyên truyền, huấn luyện 

- Phòng cháy chữa cháy 

- Chi phí cấp cứu, điều trị TNLĐ, BNN 

- Chi phí bồi thường cho người bị TNLĐ, BNN 

- Chi phí khác:


         9. Tình hình môi trường lao động nặng nhọc, độc hại (tính theo % số người bị tiếp xúc/ tổng số lao động): 

- Chật chội: 

- Ẩm ướt: 

- Nóng quá: 

- Lạnh quá: 

- Ồn: 

- Rung: 

- Bụi: 

- Hơi khí độc: 

- Điện từ trường: 

- Bức xạ Ion hoá:


         10. Kết quả phân loại sức khoẻ của người lao động :
 + Loại I 
+ Loại II 
+ Loại III 
+ Loại IV 
+ Loại V


          11. Đánh giá của doanh nghiệp về điều kiện lao động:  
+ Tốt 

+ Trung bình

 + Xấu

 + Rất xấu.

Mẫu báo cáo định kỳ tai nạn lao động (Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT/BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 8/3/2005), cơ sở có trách nhiệm gửi báo cáo đến các cơ quan quản lý nhà nước địa phương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính (Sở LĐTBXH, Sở Y tế, LĐLĐ tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương)
	
	BÁO CÁO TAI NẠN LAO ĐỘNG THEO YẾU TỐ

GÂY TAI NẠN LAO ĐỘNG, NGHỀ NHIỆP, MỨC

ĐỘ THƯ​ƠNG TẬT, NGUYÊN NHÂN GÂY TAI NẠN

LAO ĐỘNG, TUỔI ĐỜI VÀ TUỔL NGHỀ CỦA

NGƯỜI BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG

KỲ BÁO CÁO..... NĂM.....
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Đơn vị báo: (ghi tên cơ sở)………
.......................................................

Địa chỉ:..........................................

Thuộc loại hình cơ sở26:      
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Mã huyện, quận:27     

Đơn vị nhận báo cáo:……….28……….


Cơ quan quan lý cấp trên: ................................................................ 

I. Tổng số lao động bình quân của cơ sở trong kỳ báo cáo: ........... người; - Trong đó nữ: ........... người. – Tổng.

quỹ lương: …………. triệu đồng

        II. Tổng hợp tình hình tai nạn lao động:

	Chỉ tiêu thống kê
	Mã số
	Phân loại TNLĐ theo mức độ thương tật
	Phânloại TNLĐ theo nguyên nhân gây tai nạn lao động (số vụ)
	Phân loại TNLĐ theo Tuổi đời (số người)
	Phân loại TNLĐ theo Tuổi nghề (số người)

	
	
	Số vụ
	Số người bị tai nạn
	Thiết bị không đảm bảo an toàn
	Không có thiết bị an toàn
	Không có phương tiện bảo vệ cá nhân
	Không sử dụng phươn g tiện bảo vệ cá nhân hoặc phươn gtiện bảo vệ cá nhân không tốt
	Chưa huấn luyện hoặc huấn luyện ATVSLĐ chưa đầy đủ
	Không có quy trình hoặcbiện pháp làm việc an toàn
	Tổ chức lao động
	Ngườig bị nạn vi phạm quy phạm, quy trình, biện pháp làm việc an toàn
	Người khác vi phạm quy phạm, quy trình, biện pháp làm việc an toàn
	Điều kiện làm việc không tốt
	Khách quan khó tránh
	Nguyên nhân chưa kể đến
	< 18
	18 đến 30 tuổi
	31 đến 45 tuổi
	Từ 46 tuổi trở lên
	< 1 năm
	1 đến 5 năm
	6 đến 10 năm
	11 đến 20 năm
	Trên 20 năm

	
	
	Tổng số
	Số vụ có người chết
	Số vụ có từ 2 người bị nạn trở lên
	Tổng số
	Số LĐ nữ
	Số người chết
	Số người bị thương nặng
	Số người bị thương nhẹ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1- Chia theo yếu tố gây chấn thương

….29….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2- Chia theo nghề nghiệp

…30….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


26 Ghi mã số theo Bảng danh mục và mã số các đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp do Tổng cục Thống kê ban hành.

27 Ghi mã số theo Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam hiện hành do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

28 Ghi tên các cơ quan: Sở Lao động – Thươngbinh và Xã hội, Sở y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương.

29 Ghi tên và mã số Bảng theo danh mục yếu tố chấn thương, thống nhất ghi cấp 2.

30 Ghi tên và mã số theo bảng danh mục nghề nghiệp hiện hành do Tổng cục Thống kê ban hành, thống nhất ghi cấp 2.

BÁO CÁO TNLĐ THEO YẾU TỐ TNLĐ, NGHỀ NGHIỆP, MỨC ĐỘ THƯƠNG TẬT,

NGUYÊN NHÂN GÂY TNLĐ, TUỔI ĐỜI VÀ TUỔI NGHỀ CỦA NGƯỜI BỊ TNLĐ
Cơ sở có trách nhiệm gửi báo cáo đến các cơ quan quản lý nhà nước địa phương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính (Sở LĐTBXH, Sở Y tế, LĐLĐ tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương)
	Phân loại TNLĐ theo loại lao động (số Người)
	Số người

đã huấn

luyện

ATVSLĐ
	Thiệt hại
	Ghi chú

	Có hợp đồng
	Không có hợp đồng
	
	Tổng số ngày nghỉ vì tai nạn lao động (kể cả ngày nghỉ chế độ)31
	Chi phí tính bằng tiền (1.000 đồng)
	Thiệt hại tài sản (1.000 đ)
	

	Không

xác

định

thời

hạn
	Hạn từ 12 tháng đến 36 tháng
	Dưới

12

tháng
	
	
	
	Tổng số
	Khoảng chi cụ thể từ cơ sở
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Y tế
	Trả lương
	Bồi thường/ trợ cấp
	
	

	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


….., ngày ......... tháng ........ năm .......

Người lập biểu báo cáo  




Người sử dụng lao động

(Ký, ghi rõ họ tên) 




(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)       31 Tính theo dương lịch.

Báo cáo hoạt động y tế ở doanh nghiệp
Cơ sở có trách nhiệm gửi báo cáo đến các cơ quan quản lý nhà nước về y tế địa phương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính (Sở Y tế)
A. Số cán bộ công nhân viên: Tổng số:.......... trong đó nữ:..... 

1. Tổng số công nhân trực tiếp sản xuất:....... trong đó nữ:..... 

2. Số cán bộ y tế:............................................... 

B. Điều kiện lao động và lao động nhận tiếp xúc với yếu tố có hại và nguy hiểm 
	Yếu tố độc hại
	Số đo mẫu
	Số mẫu v​ợt TCCP
	Số lao động tiếp xúc
	Số nữ tiếp xúc 

	1. Vi khí hậu
	.................
	.................
	.................
	.................

	2. Bụi
	.................
	.................
	.................
	.................

	3. Tiếng ồn, rung
	.................
	.................
	.................
	.................

	4. Ánh sáng
	.................
	.................
	.................
	.................

	5. Hoá chất độc gì 
	.................
	.................
	.................
	.................

	.......................


	.................


	.................


	.................


	.................



	6. Nặng nhọc, căng thẳng thần kinh 
	.................
	.................
	.................
	.................

	7. Yếu tố khác (là gì) 
	.................
	.................
	.................
	.................

	.......................
	.................
	.................
	.................
	.................

	.......................
	.................
	.................
	.................
	.................


C. Thực hiện vệ sinh lao động và an toàn lao động
1. Trong quý qua có ®​ược kiểm tra vệ sinh lao động không: Có [ ] Không [ ] 
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H. Chi phí cho y tế và bảo hộ lao động 
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trong đó tiền thuốc:................ nghìn đồng 

Chi phí cho BHLĐ:................................... nghìn đồng 

Chi phí các công việc khác nếu có:.................. nghìn đồng 

Các kiến nghị và kế hoạch dự kiến trong quý tới 
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Thủ tr​ởng đơn vị Ngày tháng năm 199 

Ngư​êi báo cáo 

(Họ tên, chức danh) 

III. HIỆU CHỈNH KẾ HOẠCH AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG
- Căn cứ vào việc kết quả điều tra, giám sát và đánh giá, nếu xét thấy kế hoạch AT-VSLĐ đã xây dựng có gì khiếm khuyết do khách quan, chủ quan thì phải thực hiện hiệu chỉnh để phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh.

- Xác định và phân tích những nguyên nhân cơ bản của những vấn đề không còn phù hợp của kế hoạch Bảo hộ lao động.


- Khi hiệu chỉnh kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động phải có thứ tự ưu tiên.

Bài 5

Tiến hành Cải thiện điều kiện lao động 

trong doanh nghiệp vừa và nhỏ 

theo phương pháp wise

 ( Work improvement in small enterprises)
I- Khái niệm về WISE

1- Một số vấn đề tồn tại về điều kiện lao động  trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) tại Việt Nam.
Việt Nam là một nước đang phát triển, doanh nghiệp vừa và nhỏ đang giữ vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Với số lượng đông, hình thức hoạt động đa dạng, phong phú, đặc biệt là sự năng động và nhạy bén với thị trường, doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) đã thu hút được nhiều lao động trong xã hội, góp phần giải quyết việc làm với nguồn chi phí thấp; đồng thời phát triển một đội ngũ lao động lành nghề trong tương lai; góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp sang công nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần tích cực trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta đã đặt ra.

Tuy nhiên, các DNVVN cũng có những đặc điểm riêng như có nguồn vốn hạn hẹp, sản xuất thường manh mún theo các hợp đồng nhỏ lẻ, tình hình sản xuất thường không ổn định; thiết bị cũ, công nghệ lạc hậu; mặt bằng nhà xưởng sản xuất chật hẹp, thiếu tiện nghi nên môi trường làm việc và điều kiện lao động xấu, có nhiều yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm còn rất phổ biến; nhiều công việc, nghề thuộc loại thủ công, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; Bên cạnh đó, người lao động làm việc phần lớn là dân nghèo thành thị, nông dân nhàn rỗi ra thành phố tìm việc, thiếu hiểu biết về khoa học kỹ thuật, tác phong làm việc tùy tiện; Trình độ văn hóa, chuyên môn kỹ thuật, trình độ quản lý của đa số người sử dụng lao động còn hạn chế, không thường xuyên được huấn luyện, cập nhật kiến thức mới, không phân biệt và nhận thức được sự tác động tương quan có hiệu quả giữa điều kiện lao động và năng suất lao động, họ thường cho rằng điều kiện lao động tách rời khỏi năng suất lao động và những hành động cải thiện điều kiện lao động trong doanh nghiệp chỉ mang lại những gánh nặng và thất tổn về tài chính, không mang lại lợi nhuận, lợi ích cho doanh nghiệp, nên thông thường tiêu chí đầu tiên họ thường nhằm tới là tạo ra nhiều việc làm để tối đa hóa lợi nhuận, vấn đề cải thiện điều kiện lao động, môi trường lao động cho công nhân là thứ yếu để sau. Trong khi đó, công tác quản lý nhà nước về an toàn - vệ sinh lao động đối với các DNVVN còn nhiều bất cập bởi số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất lớn, lại nằm rải rác trong các vùng địa lý rộng lớn rất khác nhau. Thậm chí, có những doanh nghiệp chỉ có thời gian hoạt động rất ngắn ngủi. Chính vì vậy, đây là khu vực tiềm tàng nhiều nguy cơ mất an toàn và đe dọa đến sức khỏe người lao động.

Nhận thức được bản chất vấn đề, đặc điểm, những tồn tại hiện có trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên là bước quan trọng, và cần thiết để tiến tới việc thiết kế những giải pháp cải thiện điều kiện lao động phù hợp với các DNVVN. 

2- Giới thiệu phương pháp WISE

Trước thực trạng điều kiện lao động (ĐKLĐ) của nhiều nước trên thế giới cũng như của Việt Nam, Tổ chức lao động quốc tế (ILO) sau nhiều năm nghiên cứu, cùng với sự phối hợp với những người sử dụng lao động và các nhà quản lý đã đưa ra những ý tưởng thực tế nhằm cải thiện điều kiện lao động, đó là phương pháp WISE.
2.1- WISE là gì? 

Thuật ngữ WISE được hình thành bởi 4 chữ cái đầu trong tiếng Anh Work Improvement in Small Enterprises.

WISE là cách thức để tổ chức và thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện điều kiện lao động, nâng cao năng suất lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp, WISE tập trung vào việc:

- Đưa ra những lời khuyên thực tế là cách thức làm thế nào?chứ  không đưa ra thuật ngữ phải làm như thế nào?

- Đưa ra những giải pháp đơn giản, dễ thực hiện và chi phí thấp nhằm xây dựng môi trường làm việc an toàn, có năng suất trong đó có sự phối hợp giữa người sử dụng lao động và người lao động là điều không thể thiếu.

Phương pháp WISE sẽ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ từng bước thực hiện việc cải thiện theo hướng có lợi nhất bằng cách khai thác triệt để những kiến thức, kinh nghiệm và vật tư có sẵn tại chỗ. 

2.2- Mục tiêu của WISE

Mục tiêu của WISE là cải thiện điều kiện lao động, tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua việc triển khai một số giải pháp hiệu quả với chi phí thấp, dựa trên những kinh nghiệm của địa phương và của doanh nghiệp.
2.3- Các nguyên lý cơ bản của phương pháp WISE

a/ Dựa vào thực tiễn, tại chỗ của địa phương, của doanh nghiệp

Việc cải thiện điều kiện lao động phải xuất phát từ chính những vấn đề thực tế của doanh nghiệp thay vì những ưu tiên khác. Những giải pháp được thiết kế cần linh hoạt và đơn giản, phù hợp với khả năng của doanh nghiệp. Nhìn chung, cần tập trung vào những cải thiện đơn giản đã được áp dụng thành công trong một vài doanh nghiệp của địa phương hoặc ngay trong chính doanh nghiệp ở bộ phận, phân xưởng nào đó đã thực hiện. 

b/  Chú ý những kết quả đã đạt được

Điều quan trọng và cần thiết là xác định được những thành công có giá trị, tránh sự phê phán do thất bại trong giải pháp cải thiện.

c/ Gắn kết việc cải thiện điều kiện lao động với việc thực hiện các Quy định của pháp luật của Nhà nước

Những giải pháp đối với các vấn đề trong sản xuất và kinh doanh luôn gắn kết với cải thiện điều kiện lao động và ngược lại, các giải pháp cải thiện  điều kiện lao động phải phù hợp với nội quy xí nghiệp, các quy định về an toàn - vệ sinh lao động, quy định về công nghệ...

d/ Sử dụng phương pháp “Vừa làm vừa cải thiện”

Các hoạt động cải thiện phải gắn liền với hoạt động sản xuất. Tập trung vào những lĩnh vực, những nơi có thể tiến hành ngay các hoạt động cải thiện. Sử dụng những kiến thức, những hiểu biết của nhà quản lý để thực hiện các hoạt động cải thiện. 

e/ Tăng cường việc học tập, trao đổi kinh nghiệm

Khuyến khích việc thảo luận, trao đổi thông tin, kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp trong cùng một địa phương hay giữa các địa phương. Điều cần thiết là nên tập trung vào các hoạt động biểu dương, khen thưởng thành tích của các cá nhân, tập thể có những hoạt động cải thiện tốt, nhằm khuyến khích họ tích cực cho công việc cải thiện.  

f/ Thúc đẩy sự tham gia của người lao động

Những đề nghị cải thiện thường phụ thuộc vào sự hiểu biết, động cơ và mong muốn của người lao động. Vì vậy, cần tạo điều kiện cho người lao động chia sẻ, thảo luận những ý kiến và hiểu biết của mình về những vấn đề cải thiện.

Bản kiểm định hành động là một công cụ hết sức thực tiễn và thực sự có giá trị để khơi dậy thái độ tích cực của người lao động trước mỗi hành động hay sự việc đang xảy ra ở nơi sản xuất, trên cơ sở đó đề ra những biện pháp cải tiến thích hợp.
II- Nội dung kỹ thuật của WISE

Như đã đề cập ở trên, các hoạt động cải thiện ở mỗi doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào đặc điểm và điều kiện của từng doanh nghiệp, như lĩnh vực ngành nghề, mức độ phức tạp của công nghệ sản xuất, điều kiện về tài chính, nhân sự và các nhân tố khác... Tuy nhiên, vẫn có một số những đặc điểm và điều kiện là rất chung. Những nội dung kỹ thuật của phương pháp WISE dưới đây bao trùm những vấn đề chính trong hầu hết các doanh nghiệp. Một điều cần lưu ý là cần nhấn mạnh mối gắn bó hữu cơ giữa việc cải thiện điều kiện lao động và tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Chỉ khi người sử dụng lao động thấy rõ mối liên hệ trên, thì các vấn đề về cải thiện điều kiện lao động mới được quan  tâm.

 
Nội dung kỹ thuật của phương pháp WISE định huớng tới những giải pháp hơn là chú ý đến bản thân của vấn đề, đưa ra những kinh nghiệm hay (bằng hình ảnh)  làm điển hình tốt để áp dụng rộng rãi, không có những vấn đề tồn tại được đưa ra để phê phán.

Nội dung kỹ thuật của WISE  được phân theo các chủ đề có liên quan đến những vấn đề chung của doanh nghiệp vừa và nhỏ về điều kiện lao động và năng suất lao động. Những chủ đề về kỹ thuật bao gồm:

1 - Sắp xếp và vận chuyển vật liệu: 

Sắp xếp và vận chuyển vật liệu và sản phẩm là một phần quan trọng của quy trình sản xuất. Việc vận chuyển và cất giữ vật liệu, sản phẩm bản thân nó không mang lại lợi nhuận và tăng thêm giá trị của sản phẩm, mà ngược lại: vật liệu, sản phẩm có thể bị hư hại, tai nạn lao động có thể xảy ra (30% tai nạn xảy ra trong quá trình lao động do vận chuyển vật liệu). Tuy nhiên, cải tiến quá trình sắp xếp và vận chuyển vật liệu và sản phẩm có nghĩa là khôi phục được những không gian dùng không đúng, mất ít thời gian sản xuất vào việc tìm kiếm nguyên vật liệu để không đúng chỗ, chi phí ít hơn do làm việc theo quy trình, việc quản lý hàng tồn kho được đơn giản hoá, giảm các thao tác không cần thiết, góp phần đảm bảo cho công việc được tiến hành trôi chảy, hiệu quả, hạn chế tổn thất, mệt nhọc và tai nạn.

Các nguyên tắc về sắp xếp và vận chuyển vật liệu và sản phẩm bao gồm:

a/ Cải tiến sắp xếp, vận chuyển vật liệu

· Loại đi những vật liệu không cần thiết:

Xem xét xem mỗi dụng cụ, mỗi mẩu nguyên liệu thô, mỗi một bộ phận có được sử dụng không? Nó có thực sự cần thiết không? nếu không hãy mang chúng đi khỏi nơi sản xuất.
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-Vạch rõ và giữ đường vận chuyển thông thoáng, tránh phải đối mặt với nguy hiểm do tai nạn và hoả hoạn gây ra;
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· Tránh để vật liệu trên sàn nhà: sàn phân xưởng càng bừa bộn thì nguyên liệu, dụng cụ lại càng dễ mất, người lao động phải tiêu phí thời gian để đi tìm chúng; Bởi vậy, chúng ta cần sắp xếp vật liệu gọn gàng
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· Tiết kiệm chỗ trống bằng cách sử dụng giá khung nhiều tầng, điều này có nghĩa là:

+ Tiết kiệm được không gian trên sàn nhà;

+ Dễ dàng lấy được dụng cụ làm việc và các thứ khác;

+ Tăng cường việc quản lý hàng tồn kho.
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· Quy định vị trí cho từng loại dụng cụ và vật dụng (hình 5)

Giúp quản lý dụng cụ, vật dụng tốt hơn và tìm các dụng cụ cần thiết nhanh hơn.

b/. Hạn chế và thu ngắn sự vận chuyển

· Vật thường dùng càng phải để gần: 

+ Tất cả các dụng cụ thường xuyên được sử dụng đều nằm trong tầm với dễ dàng của người lao động;

+ Sắp đặt các dụng cụ theo thứ tự tần số sử dụng: Những dụng cụ nào liên tục sử dụng nên đặt trên bàn làm việc hoặc treo để không tốn thời gian và công sức khi với lấy. Các dụng cụ, nguyên vật liệu ít được dùng hơn có thể đặt trên các giá khung bên cạnh nơi làm việc. Các dụng cụ chỉ cần dùng một hoặc hai lần mỗi ngày có thể để ở nơi cất giữ.
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- Sử dụng kho chứa di động: 

+ Thiết kế các giá hay các vật đựng để di chuyển nhiều thứ cùng một lúc;

+ Các giá đựng, các thùng đựng hoặc các giá khung được lắp thêm bánh xe để có thể di chuyển dễ dàng từ chỗ làm việc này đến chỗ làm việc khác hoặc đi đến kho hàng.


· Làm cho thiết bị dễ dàng di chuyển tới nơi cần thiết: Sử dụng xe đẩy, xe kéo tay hoặc gắn bánh xe vào thùng chứa dụng cụ.


c/. Hạn chế và tăng hiệu quả cho thao tác di chuyển nâng

· Không nâng vật nặng quá mức cần thiết: Thao tác nâng thường dễ gây ra tai nạn, hư hỏng máy móc... Vì thế tốt hơn hết là cần phải loại bỏ các thao tác nâng khi có thể, như: Đặt thiết bị (như một chiếc cưa kim loại chẳng hạn) ở dưới thấp để tránh phải nâng những vật nặng (những thanh kim loại để cưa); sử dụng các thanh đường ray hay các phương tiện giao thông đặt ở vị trí thấp hơn để cho hàng hoá không phải nâng lên khi bốc dỡ hàng khỏi phương tiện...

Thực hiện thao tác nâng có hiệu quả và an toàn:


+ Một vật nặng treo luôn là mối nguy hiểm (đặc biệt trong phân xưởng nhỏ và đông), vì thế luôn giữ  độ cao của vật nặng cần di chuyển so với mặt đất càng thấp càng tốt;

+ Sử dụng bục cao để bốc dỡ các vật nặng.

2- An toàn máy móc


Không ai muốn tai nạn lao động xảy ra, vậy mà việc đảm bảo an toàn trong sử dụng máy móc, thiết bị từ người sử dụng lao động và ngay cả người lao động lại thường không được chú trọng vì được xem là tốn kém, không hiệu quả. Tuy nhiên, một khi tai nạn lao động xảy ra, không những người lao động và gia đình của họ phải gánh chịu những tổn thất nặng nề về tính mạng, sức khoẻ và tinh thần không gì bù đắp được, mà chính người sử dụng lao động cũng chịu những thiệt hại lớn về kinh tế, uy tín doanh nghiệp... Việc bảo đảm an toàn máy móc thiết bị nhằm hạn chế nguy hiểm do sử dụng máy, không phải là tốn kém mà thông thường có thể còn tăng năng suất lao động. 

Những nguy hiểm do sử dụng máy thường tồn tại ở nhiều vị trí khác nhau khi làm việc: tại vị trí thao tác đóng ngắt điện, tiếp nguyên liệu, các chi tiết chuyển động...

Các giải pháp đảm bảo an toàn máy, thiết bị gồm:

a/.Chọn mua máy thật an toàn. Cần xem xét cẩn thận:

· Các bộ phận truyền động: trục quay, bánh xe, trục cuốn, ròng rọc, các bộ phận: cắt, đột dập, xén, uốn cong phải được bao che đầy đủ;



- Các phần nguy hiểm được đặt ở vị trí không ảnh hưởng đến người lao động làm việc;
· Có thiết bị tự động dừng hoặc điều khiển bằng hai tay: 

+ Thiết bị tự động dừng (khoá liên động có thể làm dừng hoạt động của máy nếu bộ phận bảo vệ hoặc nắp được mở ra hoặc tháo ra, chúng còn có thể khoá không cho hoạt động trước chu kỳ của máy;

     + Tai nạn thường xảy ra khi người lao động thường dùng một tay đưa vật vào trong lúc máy đang hoạt động. Vì vậy, nhà chế tạo đã chế tạo bộ phận điều khiển có 2 nút ấn khởi động nối tiếp nhau và được thực hiện cùng một lúc cả hay tay nếu muốn vận hành máy.



b/. Kiểm tra khả năng sản xuất của máy 

Hàng ngày phải đi lại nhiều lần trong khu vực sản xuất để kiểm tra:

- Có chiếc máy nào bị dừng hay có hiện tượng bị sự cố, gây mất an toàn?

- Có máy nào năng suất thấp do bộ phận nạp nguyên liệu hoặc đưa sản phẩm ra gây nên?

- Có máy nào bộ phận bảo vệ máy bị thay, bị hư hỏng hoặc tháo ra không?

c/.Sử dụng thiết bị nạp, thải liệu 

Các thiết bị tự động nạp nguyên liệu hoặc đưa sản phẩm ra hoạt động an toàn, không những giảm đáng kể tai nạn lao động mà còn tiết kiệm được chi phí lắp đặt các bộ phận bảo vệ và phương tiện an toàn cần thiết, đồng thời tăng năng suất lao động.
Có rất nhiều loại thiết bị nạp nguyên liệu hoặc đưa sản phẩm ra ngoài khác nhau. Sau đây là một số loại đơn giản:

· Máy điều khiển bằng nút bấm có pít tông nạp nguyên liệu;

· Bàn nạp liệu kéo tay có ngăn chứa;

· Bộ phận tự nạp liệu có bàn trượt;

· Bàn nạp liệu xoay tròn;

· Thiết bị nạp liệu có bàn trượt nghiêng. 




d/. Sử dụng đúng loại che chắn

· Che chắn được gắn chắc vào máy và chỉ được tháo lắp khi cần bảo trì máy;

· Che phần chuyển động của máy và ngăn được vật từ máy bắn ra;

· Che chắn không làm cản trở tầm nhìn của người lao động.


®/. Thường xuyên bảo trì máy

· Bảo dưỡng máy đúng cách:

+ Sửa hay bảo dưỡng máy được thực hiện bởi người có nhiệm vụ và có khả năng;

+ Bảo trì luôn cả bộ phận che chắn

+ Khi máy đang sửa hoặc bảo dưỡng, nên khoá máy và ghi rõ: "Nguy hiểm, không được hoạt động" . 
3- Thiết kế nơi làm việc


Hầu hết các công việc được thực hiện tại nơi làm việc mà ở đó người lao động lặp đi, lặp lại một công việc hàng trăm lần mỗi ngày. Vì vậy, chỉ một sự  cải thiện nhỏ sẽ mang lại lợi ích gấp nhiều lần. Vị trí và tư thế làm việc không hợp lý sẽ làm cho năng suất và chất lượng sản phẩm kém hơn và người lao động làm việc sẽ chóng bị mệt mỏi.


Mỗi nơi làm việc là một sự kết hợp thống nhất giữa người lao động và công việc. Việc tạo ra một nơi làm việc kết hợp được giữa người lao động và công việc làm sao để công việc thực hiện suôn sẻ và không bị gián đoạn là rất cần thiết.


Dưới đây là 4 nguyên tắc nhằm tạo ra một nơi làm việc tốt hơn. Các cải thiện đơn giản, sẽ góp phần cải thiện điều kiện lao động, sức khoẻ người lao động, tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.


a/. Để vật liệu, dụng cụ, nút điều khiển ngay tầm với của công nhân để tiết kiệm thời gian và công sức.


- Những vật cần phải cầm, nắm hoặc sử dụng nên đặt phía trước mặt cách nơi  làm việc khoảng từ 15 - 45 cm;


- Vật liệu đặt trong hộp hoặc ngăn... nên đặt chúng trong tầm với dễ dàng và độ cao thích hợp. Nếu sử dụng nhiều loại vật liệu, nên đặt chúng trên bàn làm việc khác cạnh người lao động;

- Vật liệu, dụng cụ ít sử dụng (một vài lần trong một giờ) đặt ở vị trí người lao động cần phải vươn người ra phía trước hoặc sang bên để lấy, thậm trí ở phía ngoài khu vực làm việc.  

b/. Cải tiến tư thế làm việc để đạt hiệu quả cao hơn

Tư thế làm việc bất lợi không những tốn thời gian hơn mà còn nhanh chóng gây mệt mỏi. Ví dụ như thao tác nâng cánh tay lên làm cho cơ bắp ở vai nhanh bị mỏi. Thao tác uốn cong người về phía trước hay vặn người nhiều sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến cột sống. Thời gian thực hiện các thao tác ấy nhiều lần sẽ rất dễ làm hỏng sản phẩm hoặc bị tai nạn.

Các giải pháp dưới đây sẽ giúp tránh được những bất lợi khi làm việc:

· Thực hiện công việc ở tầm khuỷu tay và đủ chỗ trống cho để chân;


· Sử dụng bục để chân cho người lao động thấp và giá nâng vật dụng cho người lao động cao;


c/. Sử dụng ê tô, khung cố định vật, đòn bẩy và các thiết bị khác để tiết kiệm thời gian và sức lực.

· ứng dụng lực đòn bẩy để di chuyển hay nâng vật liệu lên cao;

· Sử dụng dụng cụ gá lắp: bản kẹp, ê tô và những dụng cụ cố định khác để cố định vật chắc chắn trong suốt thời gian làm việc và có thể giải phóng được hai tay;  

· Sử dụng dụng cụ treo cho các thao tác lặp lại cùng một vị trí;

· Sử dụng bàn quay cho những công việc cần nhiều thao tác.

d/. Nguyên  tắc dễ phân biệt để hạn chế sai sót

· Để mọi thứ (công tắc, nút điều khiển...) có thể nhìn thấy, sờ thấy hoặc điều khiển được trong tầm nhìn dễ dàng của người lao động;

· Bố trí và sử dụng thiết bị theo tiêu chuẩn: (vị trí lắp đặt, hướng thao tác, quy ước biển báo, màu sắc công tắc, nút điều khiển...) để hạn chế sai lầm;

· Ghi chú các nút điều khiển bằng tiếng Việt;

· Nút dừng khẩn cấp được đặt ở nơi dễ thấy.

4 - Tổ chức công việc

Lập kế hoạch và tổ chức cách thức sản xuất phù hợp có thể tác động lớn đến năng suất lao động, làm cho công việc tiến hành có hiệu quả và thuận lợi hơn, chất lượng sản phẩm cao hơn, độ linh hoạt cao, giảm thời gian chết của máy móc, thiết bị; giảm bớt khâu kiểm tra, giám sát... Tổ chức công việc tốt sẽ tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp, giúp cho các doanh nghiệp nhỏ hơn tồn tại và phát triển.

Nội dung bao gồm: 

a/.Loại bớt những thao tác hoặc công đoạn thừa

- Sử dụng phương tiện nhiều chức năng đặc biệt;

- Cơ khí hoá, tự động hoá một số khâu trong sản xuất;

- Đổi mới mẫu mã, phương thức sản xuất mới phù hợp hơn

b/.Tránh đơn điệu để người lao động luôn tỉnh táo

- Luôn thay đổi công việc;

- Tạo cơ hội cho người lao động đi lại hoặc đổi tư thế;

-  Thường xuyên nghỉ giải lao;

- Tạo cơ hội cho người lao động trao đổi.

c/. Thiết lập ngăn tồn trữ để công việc được thực hiện một cách trôi chảy:

Trong các công việc lắp ráp theo dây chuyền, các linh kiện cần phải sẵn sàng có tại nơi sản xuất. Có thể xây dựng nơi để linh kiện dự trữ ngay sau chỗ sản xuất.

d/. Phân công công việc thật phù hợp, linh hoạt và gắn với trách nhiệm


Bố trí công việc không phù hợp sẽ làm giảm lợi nhuận. Để bố trí công việc một cách hợp lý cần đạt 3 yêu cầu sau:

- Cần phân định rõ trách nhiệm bằng cách đánh giá chất lượng sản phẩm;


- Phát triển kỹ năng người lao động; 


- Cần bố trí người lao động đúng khả năng của họ.

e/. Xây dựng các nhóm làm việc theo hình thức tự quản 


Thực tế cho thấy nó có nhiều ưu điểm:


- Dễ thực hiện và tốn ít thời gian;


- Công việc tiến hành trôi chảy hơn, giảm chi phí quản lý:


+ Tốc độ công việc có thể bị ảnh hưởng do một người lao động không đáp ứng được nhu cầu của dây chuyền sản xuất chung. Nếu làm việc theo nhóm người lao động có thể linh hoạt giúp đỡ nhau bằng việc thay đổi nhiệm vụ hoặc chia sẻ công việc;


+ Người lao động có thể tự sắp xếp công việc mới theo nhóm khi thay đổi sản phẩm;


+ Người lao động có thể tự sắp xếp công việc trong nhóm khi có người nghỉ ốm, máy hỏng...


- Tốn ít thời gian để đào tạo người lao động mới, người lao động có thể học tập được mọi việc trong nhóm, có cơ hội để phát huy khả năng;


- Người lao động tự học hỏi và giúp nhau cùng tiến bộ; cải tiến phương pháp làm việc và loại bỏ những công việc không cần thiết;


- Mỗi người lao động chịu trách nhiệm chung về chất lượng lao động, năng suất và kỷ luật lao động;


- Giảm chi phí quản lý; việc giải quyết những khó khăn, lập kế hoạch sản xuất và sắp xếp công việc có thể giải quyết theo nhóm.


f/. Tổ chức sản xuất phù hợp với mục tiêu kinh doanh
Để đạt hiệu quả cao nhất, cần tìm ra một cách tốt nhất để "liên kết giữa các công việc". Muốn vậy cần đạt những yêu cầu sau:

· Có một mô hình sản xuất đơn giản, thích hợp cho từng bộ phận sản phẩm hoặc cả sản phẩm;

· Mỗi người không chỉ quan tâm đến nhiệm vụ của mình mà phải chịu trách nhiệm đến chất lượng của toàn bộ sản phẩm;

· Có thông tin qua lại giữa người sản xuất và khách hàng;

· Việc khen thưỏng của cá nhân không chỉ phụ thuộc vào thành tích trong công việc mà còn dựa vào việc đạt mục đích cuối cùng của sản xuất. 

4- Kiểm soát các chất độc hại

- Các chất độc hại, nguy hiểm dưới dạng này hay dạng khác thường có ở hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Môi trường làm việc bị ô nhiễm sẽ gây cản trở cho sản xuất, hơn nữa việc tiếp xúc với nhiều chất hoá học có thể gây ra mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, hoa mắt, sưng tấy mắt... dẫn đến suy giảm sức khoẻ người lao động, giảm năng suất và chất lượng sản phẩm.

- Có nhiều biện pháp đơn giản, không tốn kém có thể áp dụng để kiểm soát phần lớn các chất gây nguy hiểm:

a/.Thay thế một chất gây nguy hiểm bằng chất ít gây nguy hiểm hơn như: thay thế dung môi hữu cơ để cọ rửa dầu, mỡ bằng xà phòng và xút ăn da vừa đỡ nguy hiểm hơn và ít tốn kém.

b/. Sử dụng nắp đậy, màn chắn, bảo dưỡng máy và cách ly trong phòng riêng để kiểm soát các yếu tố nguy hiểm và giảm thiệt hại:

- Nắp đậy: giảm sự bay hơi của hoá chất;

- Màn chắn quây quanh máy sẽ giảm lượng bụi sinh ra từ các máy tiện, nghiền, trộn...

- Cách ly máy trong phòng riêng sẽ giảm đáng kể tiếng ồn, bụi và hơi hoá chất độc hại.

c./ Tiết kiệm năng lượng đối với các chất quá nóng

- Chất lỏng nóng bay hơi gây ô nhiễm không khí, không những gây nhiễm độc cho người lao động mà còn gây lãng phí do các hoá chất bay hơi.

- Sử dụng bộ điều chỉnh nhiệt sẽ giúp duy trì nhiệt độ tối thiểu thích hợp  của từng chất. 

d/. Đảm bảo vệ sinh, không làm phát tán bụi:

- Hầu hết bụi phải được loại bỏ ngay tại nguồn bằng các thiết bị hút và thông gió. Việc vệ sinh nhà xưởng cần được làm thường xuyên. Sử dụng máy hút bụi và phun nước sẽ tránh được bụi khi quét.

e/ Thông gió cục bộ:  Giảm nguy hiểm của hoá chất tại nơi làm việc khi thiếu các biện pháp khác.

f/ Sử dụng hệ thống quạt gió

· Chó ý: 

·  Không có vật cản giữa quạt và cửa;

·  Không để không khí ô nhiễm thổi qua người lao động;

·  Không để không khí ô nhiễm ảnh hưởng đến dân cư xung quanh.

g/ Thông gió bằng quạt hút và đẩy: sử dụng một quạt nhỏ để đẩy không khí thẳng vào nơi có quạt hút;

h/ Sử dụng dòng không khí tự nhiên để thông gió;

i. Sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân;

j. Không ăn uống tại nơi làm việc hoặc đem các chất nguy hiểm về nhà.

5- Chiếu sáng
Chúng ta biết 80% thông tin được thu nhận qua mắt. ánh sáng kém sẽ làm giảm năng suất lao động và chất lượng sản phẩm cũng như gây căng thẳng mắt, mệt mỏi và đau đầu cho người lao động. Việc cải thiện điều kiện chiếu sáng ở doanh nghiệp sẽ làm tăng 10% năng suất lao động và giảm 30% các sai sót. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các công việc đòi hỏi tỉ mỉ và thao tác nhanh, hoặc đối với các sản phẩm đòi hỏi chất lượng. Sử dụng ánh sáng bên ngoài có thể làm tăng ánh sáng và giảm chi phí về điện.

6 nguyên tắc sau đây sẽ giúp bạn cải thiện ánh sáng trong nhà máy của mình.

a/. ánh sáng đầy đủ

· Tăng cường sử dụng ánh sáng tự nhiên;

· Sử dụng màu sáng cho tường và trần nhà.

b/ Tìm vị trí thích hợp cho nguồn sáng

· Bố trí hợp lý nguồn sáng để tăng độ chiếu sáng;

· Bố trí nguồn sáng trên cao làm tăng thêm độ phân tán;

· Sử dụng chiếu sáng tại chỗ cho công việc cần độ chính xác;

· Kết hợp chiếu sáng chung và chiếu sáng tại chỗ.

c/. Tránh chói từ cửa sổ và ánh đèn

* Giảm ánh sáng chói từ các cửa sổ

· Sử dụng mành che, rèm cửa, mái hiên, mành cửa sổ, kính mờ...

· Thay đổi hướng ngồi: ngồi nghiêng hoặc quay lưng về phía cửa sổ.

* Tránh ánh sáng chói từ bóng đèn.

* Tránh ánh sáng chói phản chiếu từ các bề mặt được đánh bóng làm giảm khả năng nhìn.
d/. Chọn hậu cảnh phù hợp với công việc đòi hỏi độ tinh xảo

- Loại trừ các chi tiết gây mất tập trung bằng một màn chắn;

- Vách ngăn thấp hạn chế sự mất tập trung khi nhìn thao tác của người đối diện;

- Lựa chọn mầu nền thích hợp.

e/.Thường xuyên bảo trì nguồn sáng


- Làm sạch các bóng đèn, gương phản chiếu;


- Thay thế các bóng đèn dùng lâu, đã giảm hiệu suất phát quang;

- Làm sạch cửa sổ, tường nhà, trần nhà có thể tăng độ sáng lên 20% hoặc nhiều hơn.

6- Nơi làm việc  ( nhà xưởng )


Hầu hết nhà xưởng của các doanh nghiệp nhỏ thường không được thiết kế phù hợp cho việc sử dụng hiện tại; thêm vào đó máy móc, thiết bị thường được bố trí, lắp đặt ngẫu nhiên, tuỳ tiện, thiếu khoa học, dẫn đến môi trường làm việc kém thông thoáng, nóng, ồn, ô nhiễm và cả những mối nguy hiểm tại nơi làm việc.


Sau đây là các biện pháp cải thiện ít tốn kém mà vẫn đảm bảo hiệu quả để tạo ra nơi làm việc tốt hơn : 

a/. Làm tốt thông khí

· Tăng cường thông khí tự nhiên;

· Tận dụng xu hướng dâng lên cao của khí nóng;

· Sử dụng bóng râm để tránh nóng bằng cây xanh và màn chắn, mái che...

· Sử dụng  quạt điện để gia tăng sự lưu thông không khí.

b/ Loại trừ hoặc cách ly nguồn ô nhiễm

· Dời nguồn ô nhiễm ra ngoài;

· Cô lập nguồn ô nhiễm với khu vực làm việc chung;

· Sử dụng vách ngăn, màn chắn để ngăn sức nóng, tiếng ồn;

· Sử dụng hút khí tại chỗ để chống nóng, bụi và hoá chất;

· Ngăn ngừa tai nạn lao động do điện và hoả hoạn.

c/. Cải thiện mặt bằng sản xuất

Tiêu chuẩn quan trọng nhất của mặt bằng bao gồm:

- Đủ cứng

- Chịu được sự ăn mòn và cọ sát

- Chống hoá chất; giúp cho việc tránh được hoả hoạn từ dầu, mỡ, a xít và các hoá chất khác

- Thuận tiện và an toàn, dễ cọ rửa, tránh trơn, trượt.

d/ Xây dựng nơi làm việc thuận tiện và cơ động

- Bố trí đủ đường đi và giữ sạch sẽ;

- Tránh sử dụng vận chuyển bằng đường ray tại nơi sản xuất, nên sử dụng xe đẩy, giá di động;

- Cung cấp ánh sáng phân bố đồng đều;

- Các đường dẫn: điện, nước, hơi khí nén bố trí trên cao trong khu vực sản xuất...

e/. Phòng chống tai nạn do hoả hoạn và điện

* Đề phòng hoả hoạn 

- Tránh chạm chập điện, ma sát điện, tránh nguồn lửa; 

- Có đường thoát hiểm: thông thoáng, không có chướng ngại vật 

- Có dụng cụ cứu hoả;

*Đề phòng điện giật:

- Việc sửa chữa và bảo dưỡng máy chỉ được thực hiện khi máy móc đã ngừng hoạt động và đã được tách ra khỏi nguồn điện. Chìa khoá mở máy phải do người sử dụng máy giữ.

- Cần tuân thủ các quy định sau:

+ Dây điện phải được bọc kín, không nên tiếp xúc với dây điện khi không cần thiết;

+ Mạng điện phải có cầu chì bảo vệ;

+ Các dụng cụ, thiết bị điện cầm tay phải nối dây đất;

+ Thiết bị ngắt điện để nơi dễ thấy, dễ sử dụng 

- Phải biết cấp cứu người bị điện giật.

7- Các dịch vụ và phúc lợi tại nơi làm việc

các phương tiện phúc lợi là một phần thiết yếu trong bất kỳ một doanh nghiệp nào. Trong mỗi một ngày làm việc, người lao động cần nước uống, có chỗ giải khát, ăn giữa ca, rửa tay, đi vệ sinh hay nghỉ ngơi để phục hồi sức khoẻ tránh mệt mỏi. Đảm bảo các dịch vụ và phúc lợi xã hội là cần thiết ngay cả khi các điều kiện khác chưa thoả mãn và năng suất lao động chưa cao. Các dịch vụ và phúc lợi xã hội là điều kiện cơ bản để tăng sức khoẻ, tinh thần, động lực và sự hài lòng của người lao động; thể hiện văn minh, đạo đức và động lực của doanh nghiệp.


Nội dung bao gồm:

a/. Đảm bảo các phương tiện phúc lợi phục vụ đúng mục tiêu 

Bố trí đủ  nước uống, chỗ nghỉ ngơi, chỗ ăn để chống mệt mái và duy trì sức khoẻ cho người công nhân.

b/. Sẵn sàng cho việc cấp cứu

- Có bộ phận y tế;

- Có tủ thuốc cấp cứu và các thiết bị: cáng, nẹp, bông băng...

c/. Thu hút lưu giữ công nhân giỏi bằng phương tiện phúc lợi

- Trang bị phòng thay quần áo và tủ cá nhân;

- Phòng vệ sinh tiện nghi;

- Nhà để xe;

- Các phương tiện giải trí: bàn bóng, sân bóng, phòng hát Ka rao kê...

- Nhà trẻ;

- Phương tiện bảo vệ cá nhân.

III - tổ chức thực hiện cải thiện điều kiện lao động trong doanh nghiệp theo phương pháp wise


Các cơ sở sản xuất nhỏ đang phải đối phó với những cạnh tranh gay gắt. Để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp cần có những cải tiến không ngừng.

ở phần trên, đã cung cấp cho ta những thông tin cần thiết để có cái nhìn tổng quát, đúng đắn về các cơ sở sản xuất nhỏ và vừa. Cần phải tiến hành ngay từ những cơ sở sản xuất nhỏ chỉ với một vài công việc, cố gắng xem xét để tìm ra các giải pháp thích hợp làm cho cơ sở hoạt động thực sự có hiệu quả. Trên nguyên tắc:
- Chú ý lợi ích từ những cải thiện có hiệu quả và an toàn tại nơi làm việc;

- Phát triển các chương trình, giải pháp rẻ tiền, dễ thực hiện;

- Xây dựng kế hoạch mềm dẻo, linh hoạt, dễ thuyết phục.

Sau đây là các giải pháp cơ bản giúp cho việc cải thiện thành công:


1- Xây dựng những giải pháp hoàn thiện


Nếu trong cơ sở sản xuất có một khâu bị đình trệ, hoặc có khó khăn, vướng mắc, có thể do một vài nguyên nhân gây ra. Cần xem xét kỹ lưỡng và sử dụng toàn bộ các kiến thức đã có để xây dựng một giải pháp hoàn hảo.


Có thể tăng thêm khả năng thành công bằng cách:


a/. Có một vài cách thử để đảm bảo rằng cách cải thiện này là tốt nhất đối với cơ sở và thực hiện sẽ có hiệu quả;


b/. Trước khi bắt đầu, cần xem xét các giải pháp một cách tỉ mỉ và chọn một giải pháp phù hợp nhất;


c/. Chọn một vài khâu, một vài bộ phận để làm điểm để xem kết quả như thế nào?


d/. Quan sát những cải tiến tương tự từ những cơ sở sản xuất khác và rút kinh nghiệm bao giờ cũng tốt hơn và ít tốn kém hơn;


e/ Ghi nhận sự đóng góp ý kiến từ những người khác có kinh nghiệm trong việc giải quyết những khó khăn tương tự.


2- Huy động những đóng góp của người lao động


Người lao động là người trực tiếp chịu ảnh hưởng từ những thay đổi của doanh nghiệp. Nếu chủ sử dụng lao động thực sự muốn tạo dựng sự gắn bó của người lao động với doanh nghiệp và tạo cho họ động cơ làm việc, thì cần phải làm cho người lao động hiểu họ sẽ thu được lợi ích gì từ những thay đổi đó. Cần phải tham khảo ý kiến của người lao động về các vấn đề: lương, trách nhiệm, mức độ công việc dễ hay khó, việc quản lý..., người lao động chắc chắn sẽ nghĩ đến vấn đề này.


Một số nguyên tắc để người lao động chấp nhận việc thay đổi:

· Khẳng định sẽ không ai bị mất việc, không ai bị giảm lương và cũng không bị ảnh hưởng gì đến sức khoẻ;

· Thông báo kế hoạch cho người lao động biết và tạo điều kiện cho họ góp ý kiến;

· Tổ chức những khoá học cần thiết cho người lao động hoặc tổ chức các hoạt động thư giãn, giải trí trước khi bước vào công việc mới.

Một trong những cách tốt nhất để tiến hành việc cải thiện thuận lợi, có hiệu quả là phân công trách nhiệm cho từng nhóm lao động trong việc tham gia vào quá trình lập kế hoạch và thực hiện việc cải thiện. Như vậy người lao động không chỉ là người cộng tác mà còn là người giám sát công việc. Điều này rất quan trọng đối với niềm tin và động lực làm việc của người lao động.

3- Để cải thiện bền vững

Có 2 vấn đề cơ bản để đảm bảo cho việc cải thiện được tiến hành thuận lợi, có hiệu quả:

- Thay đổi hành vi và thói quen con người ;

- Xây dựng, trang bị, cải tạo cơ sở và dụng cụ sản xuất. 

4- Thay đổi quản lý

Sau khi việc cải tạo đã ổn định, cần kiểm tra lại việc cung cấp nguyên liệu, công cụ và giải quyết những thách thức hàng ngày. Có thể thay đổi cách quản lý và xây dựng hệ thống quản lý.

5- Giám sát chặt chẽ việc cải thiện


- Quy định một thời hạn cụ thể 

- Xây dựng một đội ngũ chịu trách nhiệm hoàn thiện việc cải thiện;


- Cần bố trí nhân lực và vật lực đầy đủ cho việc cải thiện. Trong thời gian cải thiện cần phải báo cáo tiến độ thực hiện công việc hàng ngày. Điều này sẽ giúp cho việc uốn nắn một số khâu cần thiết và đảm bảo việc cải thiện không bị lãng quên;


- Sau khi hoàn thành việc cải thiện cần kiểm tra kết quả và tìm hiểu xem người lao động có chấp nhận kết quả đó không;


- Khen ngợi và đánh giá thường xuyên những người lao động đã thực hiện sự cải thiện.


6- Đảm bảo việc cải thiện được duy trì lâu dài


- Thường xuyên nhận được những ý tưởng từ nhân viên và người lao động trong doanh nghiệp;


- Không ngừng nghiên cứu cách thức để tăng năng suất lao động và cải thiện điều kiện lao động.


Những bước sau đây sẽ làm cho doanh nghiệp có những hoạt động cải thiện năng động hơn:

· Có kế hoạch khen thưởng cho những đề xuất tốt nhất;

· Tổ chức những cuộc họp đều đặn để người lao động đưa ra những vấn đề tồn tại và đề xuất ý tưởng cải thiện;

· Người lao động sử dụng danh mục kiểm tra và đề xuất giải pháp cải thiện./.

(5) Tiến hành việc cải thiện





(4) Kiểm tra, tự kiểm tra về ATVSLĐ





(3) Xác định các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và xây dựng kế hoạch BHLĐ





(2)Tổ chức bộ máy, phân công trách nhiệm về ATVSLĐ





(1) Lập quy (qđ về quản lý, về AT-VSLĐ)





Hình 1. Loại đi những vật liệu không cần thiết, để chỗ làm việc được gọn gàng





Hình 2. Cần vạch rõ và giữ đường vận chuyển thông thoáng





Hình 3. Tránh để vật liệu trên sàn nhà





Hình 4. Sử dụng giá nhiều tầng để tiết kiệm diện tích





Hình 5. Cần quy định vị trí cho từng loại dụng cụ và vật dụng





Hình 6. Dụng cụ thường xuyên dùng nằm trong tầm tay với 





Hình 7. Sắp đặt dụng cụ theo tần số sử dụng





Hình 8. Sử dụng kho chứa di động





Hình 9. Sử dụng xe đẩy để di chuyển vật dễ dàng























Hình 10. 


Không nâng vật nặng quá mức cần thiết.























Hình 11. Sử dụng bục cao để thực hiện thao tác nâng có hiệu quả





Hình 12. Các bộ phận truyền động được bao che đầy đủ


























Hình 13.


 Thiết bị tự động tắt/mở 


khi mở nắp


























Hình 14. 


Dùng 2 nút để khởi động máy.


























Hình 15. 


Bộ phận nạp liệu


 có bàn trượt.





Hình 16. Thiết bị nạp liệu có máng trượt nghiêng





Hình 17. Thiết bị nạp liệu bằng trục lăn





Hình 18. 


Bộ phận che chắn gắn chặt và không làm cản trở tầm nhìn người lao động





Hình 19. Vật cần sử dụng nên đặt phía trước mặt





Hình 20. Thực hiện công việc ở tầm khuỷu tay




















Hình 21.


Sử dụng bục để chân cho người lao động thấp. Tránh phải với nhiều trong khi làm việc
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Hình 22.


Ghi chú các nút điều khiển 





Hướng dẫn hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động của ILO (OSH-MS)





Hướng dẫn hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động của Quốc gia





Hướng dẫn hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động chi tiết (dành cho các ngành  nghề)











Hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động ở cơ sở, doanh nghiệp








� Luật pháp Việt Nam (điểm f.1.III của thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005) cũng qui định nội dung này


� Luật pháp Việt Nam (Mục II thông tư liên tịch số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 31/10/1998 và điểm f.1.III của thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005) cũng qui định nội dung này.








� Luật pháp Việt Nam (Mục III của thông tư liên tịch số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 31/10/1998 và điểm e,f.1.III của thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005) cũng qui định nội 


dung này.





� Luật pháp Việt Nam (Mục IV, phụ lục 03  thông tư liên tịch số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 31/10/1998; quyết định số 02/2006/QĐ-BLĐTBXH và điểm f.1.III của thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005) cũng qui định nội dung này.








� Luật pháp Việt Nam (điểm e,f.1.III của thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005) cũng qui định nội dung này
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